[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


[image: image3.jpg]


      
[image: image4.jpg]


[image: image5.wmf][image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.wmf]

[image: image9.png]


[image: image10.wmf][image: image11.png]








MỤC LỤC 
viiLỜI NÓI ĐẦU


11. GIỚI THIỆU


11.1. TỔNG QUAN


11.2. CƠ SỞ CHO CÁÙC KHUYẾN CÁO ĐIỀU TRỊ CHUẨN THỨC


21.3. QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP


31.4. QUẢN LÝ THEO HỘI CHỨNG


41.5. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VIÊM CỔ TỬ CUNG TRONG NTLQTD


51.6. CHỌN LỰA THUỐC


62. ĐIỀU TRỊ CÁC HỘI CHỨNG NKLQTD


62.1. TIẾT DỊCH NIỆU ĐẠO


         9TIẾT DỊCH NIỆU ĐẠO DAI DẲNG HOẶC TÁI PHÁT


112.2. LOÉT SINH DỤC


         12LOÉT SINH DỤC VÀ NHIỄM HIV


         16SƯNG HẠCH BẸN


182.3. SƯNG BÌU


212.4. TIẾT DỊCH ÂM ĐẠO


         22NHIỄM TRÙNG CỔ TỬ CUNG


         23NHIỄM TRÙNG ÂM ĐẠO


272.5. ĐAU VÙNG BỤNG DƯỚI


312.6. VIÊM KẾT MẠC Ở TRẺ SƠ SINH


333. ĐIỀU TRỊ CÁC NHIỄM KHUẨN ĐẶC HIỆU


333.1. NHIỄM LẬU CẦU


         33NHIỄM LẬU KHÔNG BIẾN CHỨNG


         34NHIỄM KHUẨN LẬU LAN TỎA


         34LẬU MẮT


363.2. NHIỄM CHLAMYDIA TRACHOMATIS (KHÔNG KỂ HỘT XOÀI)


         36NHIỄM TRÙNG KHÔNG BIẾN CHỨNG


         37NHIỄM CHLAMYDIA Ở PHỤ NỮ CÓ THAI


         37VIÊM KẾT MẠC MẮT DO CHLAMYDIA Ở TRẺ SƠ SINH


         38VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM


383.3. U HẠT BẠCH HUYẾT HAY HỘT XOÀI


393.4. GIANG MAI


         39TÓM TẮT BIỂU HIỆN LÂM SÀNG


         41GIANG MAI VÀ NHIỄM HIV


         41GIANG MAI VÀ THAI NGHÉN


         42GIANG MAI BẨM SINH


         43GIANG MAI SỚM


         43GIANG MAI KÍN MUỘN


         44GIANG MAI THẦN KINH


         45GIANG MAI BẨM SINH


463.5. HẠ CAM MỀM


473.6. U HẠT BẸN (DONOVANOSIS)


483.7. NHIỄM HERPES SINH DỤC


         48NHIỄM HERPES Ở PHỤ NỮ CÓ THAI


         49NHIỄM HERPES KẾT HỢP VỚI NHIỄM HIV


         49ĐIỀU TRỊ NGĂN CHẶN


513.8. MÀO GÀ


         53MÀO GÀ ÂM ĐẠO


         53MÀO GÀ CỔ TỬ CUNG


         53MÀO GÀ LỖ TIỂU VÀ MÀO GÀ NIỆU ĐẠO


543.9. NHIỄM TRICHOMONAS VAGINALIS


         54BỆNH DO TRICHOMONAS Ở PHỤ NỮ CÓ THAI


563.10. VIÊM ÂM ĐẠO DO VI KHUẨN


         57VÂĐVK Ở PHỤ NỮ CÓ THAI


         57VÂĐVK VÀ PHẪU THUẬT


583.11. BỆNH DO NẤM CANDIDA


         58CANDIDA ÂM HỘ–ÂM ĐẠO


         59BỆNH NẤM CANDIDA ÂM HỘ–ÂM ĐẠO Ở PHỤ NỮ CÓ THAI


         59BỆNH NẤM CANDIDA ÂM HỘ–ÂM ĐẠO VÀ NHIỄM HIV


         59VIÊM DA BAO QUI ĐẦU


603.12. GHẺ


623.13. RẬN MU


634. NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRONG ĐIỀU TRỊ


634.1. CHỌN LỰA PHÁC ĐỒ KHÁNG SINH


         63HIỆU NĂNG


         64AN TOÀN


         64CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ


         65TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ VÀø KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN ĐIỀU TRỊ


         65KHẢ NĂNG CÓ SẴN THUỐC


         65ĐỒNG NHIỄM


         66NGUY CƠ GIẢM HIỆU NĂNG ĐIỀU TRỊ CỦA THUỐC Ở MỘT SỐ CHỈ ĐỊNH KHÁC


664.2. NHẬN XÉT VỀ TỪNG LOẠI THUỐC


         66CEPHALOSPORINS


         67MACROLIDES


         68SULPHONAMIDES


         69QUINOLONES


704.3. SỰ KHÁNG THUỐC CỦA N. GONORRHOEAE


714.4. SỰ KHÁNG THUỐC CỦA H. DUCREYI


725. NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TIỄN TRONG QUẢN LÝ CÁC NKLQTD


725.1. GÓI Y TẾ CÔNG CỘNG TRONG PHÒNG NGỪA và KIỂM SOÁT NKLQTD


725.2. QUẢN LÝ TOÀN DIỆN NKLQTD


         73XÁC ĐỊNH HỘI CHỨNG


         74ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG BẰNG KHÁNG SINH


         74GIÁO DỤC BỆNH NHÂN


         74CUNG CẤP BAO CAO SU


         75THAM VẤN


         77THÔNG BÁO VÀ QUẢN LÝ BẠN TÌNH


785.3. TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ


806. TRẺ EM, VỊ THÀNH NIÊN VÀ CÁC NKLQTD


816.1. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BỊ NKLQTD


         82KHÁM LẦN ĐẦU


         83TÁI KHÁM 12 TUẦN SAU KHI BỊ XÂM HẠI


         83ĐIỀU TRỊ PHỎNG ĐOÁN


         83TÍNH NHẠY BỆNH VÀ BIỂU HIỆN LÂM SÀNG CỦA CÁC NKLQTD Ở TRẺ EM VÀ              VỊ THÀNH NIÊN.


         84NHIỄM TRÙNG CỔ TỬ CUNG


         85BỆNH LOÉT SINH DỤC


         85MÀO GÀ HẬU MÔN–SINH DỤC


         85NHIỄM TRÙNG ÂM ĐẠO


87PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH KHÁCH MỜI, 5/ 1999


89PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH KHÁCH MỜI, 11/ 2001




Ghi chú về mặt thuật ngữ

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nên thay thuật ngữ bệnh lây truyền qua đường tình dục bằng thuật ngữ nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục (NKLQTD).  Thuật ngữ này đã được chấp nhận từ năm 1999 do nó bao trùm luôn cả các nhiễm khuẩn không triệu chứng.  Ngoài ra, nó cũng được đông đảo giới khoa học và các nhà xuất bản thông qua.
Nhiễm khuẩn đường sinh dục thì bao hàm ba nhóm nhiễm khuẩn chính, đặc biệt là ở phụ nữ, và đôi khi ở nam giới.  Ba nhóm này là: nhiễm khuẩn nội sinh ở đường sinh dục nữ (như bệnh do nấm men candida và viêm âm đạo do vi khuẩn); nhiễm khuẩn do khám bệnh, có thể do dùng dụng cụ thăm khám không được tiệt khuẩn, các thực hành cá nhân hoặc do các hành vi liên quan đến nền văn hóa; và một vài bệnh lý NKLQTD cổ điển.  Các nhiễm khuẩn nội sinh thì không nhất thiết có lây truyền qua đường tình dục, nên có thể không cần phải áp dụng các hành động can thiệp về mặt lâm sàng và y tế công cộng đã được khuyến cáo.  Do hiện nay người ta đã nhận biết và khá am hiểu về các nhiễm khuẩn này là không lây truyền qua đường tình dục, nên việc điều trị cho bạn tình không được khuyến cáo như là một biện pháp y tế công cộng thường quy.  Phải trấn an bệnh nhân và giáo dục cho họ biết bản chất của các loại nhiễm khuẩn này vì đó là điều cần thiết.
LỜI NÓI ĐẦU 

Các Nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục (NKLQTD) là các nguyên nhân gây bệnh thường gặp trên thế giới, và đối với nhiều nước, bệnh thường xuất hiện ở nơi cách xa cơ sở y tế, gây ra các hậu quả xấu đến kinh tế và xã hội.
Sự xuất hiện và lan truyền của HIV và AIDS đã có một tác động lớn trên sự quản lý và phòng chống các NKLQTD.  Đồng thời, sự đề kháng kháng sinh bởi các tác nhân gây ra NKLQTD cũng đã tạo nên nhiều khó khăn cho vấn đề điều trị.
Trong năm 1991, TCYTTG đã cho ấn hành các khuyến cáo về việc quản lý toàn diện các bệnh nhân bị NKLQTD trong chương trình kiểm soát, phòng ngừa và chăm sóc các NKLQTD và nhiễm HIV.  Vào tháng 5 năm 1999, TCYTTG đã triệu tập cuộc họp một Nhóm Cố Vấn về Điều Trị Các Bệnh Lây Truyền Qua Đường Tình Dục để xem lại và cập nhật các khuyến cáo điều trị theo các tiến bộ mới đây (xem Phụ lục 1).
Vào tháng 11 năm 2001, TCYTTG tổ chức một cuộc hội thảo tại Geneva, Thụy Sĩ, để tham khảo ý kiến các chuyên gia nhằm cải tiến biện pháp quản lý các NKLQTD.  Ýù kiến thảo luận tập trung vào hai hội chứng: loét sinh dục và tiết dịch âm đạo.  Lý do thứ nhất là có sự gia tăng loét sinh dục ở các nước đang phát triển mà nguyên nhân chính là do herpes simplex virus type 2 (HSV2), và lý do thứ hai là đối với tiết dịch âm đạo thì do cách quản lý bệnh lậu và nhiễm chamydia ở cổ tử cung còn phức tạp và nhiều tranh cãi.  Từ các ý kiến tham khảo đó, người ta đã đưa ra các khuyến cáo được nêu ra trong tài liệu này, bao gồm việc quản lý hội chứng loét sinh dục và hội chứng tiết dịch âm đạo.
1. GIỚI THIỆU
1.1. TỔNG QUAN
Các nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục (NKLQTD) vẫn còn là một vấn đề y tế công cộng có tầm quan trọng rất lớn ở hầu hết các vùng trên thế giới.  Xuất độ các NKLQTD cấp tính ở nhiều nước vẫn còn được xem là cao.  Do không được chẩn đoán và điều trị sớm nên bệnh dễ đưa đến các biến chứng và dư chứng, bao gồm vô sinh, hư thai, thai ngoài tử cung, ung thư hậu môn–sinh dục, chết non, nhiễm trùng ở giai đoạn sơ sinh và giai đoạn trẻ nhỏ.  Chi phí cá nhân và quốc gia về các NKLQTD sẽ cao.
Sự xuất hiện của bệnh nhiễm HIV và AIDS đã làm cho người ta chú tâm hơn đến việc kiểm soát các NKLQTD.  Có mối tương quan mạnh mẽ giữa sự lan truyền các NKLQTD thường gặp và sự lây nhiễm HIV.  Cả hai loại NKLQTD có loét và không loét đều làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV qua đường tình dục.
Sự xuất hiện và lan truyền bệnh nhiễm HIV và AIDS đã gây khó khăn cho việc quản lý và kiểm soát một số các NKLQTD khác.  Thí dụ, với tình trạng giảm miễn dịch do nhiễm HIV gây ra, việc điều trị bệnh hạ cam mềm đã trở nên khó khăn ở những vùng có độ lưu hành HIV cao.
Sự đề kháng với các kháng sinh của nhiều tác nhân gây NKLQTD đang gia tăng, khiến cho một số phác đồ điều trị không còn hiệu nghiệm nữa.  Các thuốc mới như cephalosporins thế hệ thứ 3 và fluoroquinolones, có khả năng điều trị các tác nhân đề kháng thuốc, đang có mặt trên thị trường nhưng hiện nay còn khá đắt tiền.  Tuy nhiên, giá thuốc cao lúc ban đầu có thể được cân nhắc với chi phí của việc điều trị không đầy đủ dẫn đến các biến chứng, sự tái phát và lây truyền bệnh.
1.2. CƠ SỞ CHO CÁÙC KHUYẾN CÁO ĐIỀU TRỊ CHUẨN THỨC
Điều trị có hiệu quả các NKLQTD là một trong các nền móng của việc kiểm soát NKLQTD vì nó ngăn ngừa các biến chứng và dư chứng, giảm sự lây lan bệnh trong cộng đồng và cho ta một cơ hội quý giá để giáo dục có chủ đích trong việc phòng ngừa HIV.

Do đó, điều trị thích hợp các NKLQTD cho bệnh nhân ngay lần tiếp xúc đầu tiên với nhân viên y tế, là một biện pháp y tế công cộng rất quan trọng.  Trong những trường hợp bệnh nhân là trẻ vị thành niên,1 cần giúp trẻ ý thức trong các hành vi tình dục về sau và khi bệnh bộc phát thì nên đi khám ngay.
Cần mạnh mẽ khuyến cáo các quốc gia thiết lập và sử dụng phác đồ chuẩn của quốc gia để điều trị các NKLQTD.  Điều này có thể giúp cho các bệnh nhân được điều trị đầy đủ ở mọi cấp dịch vụ săn sóc sức khỏe.  Phác đồ điều trị có thể giúp cho việc tập huấn và giám sát các nhân viên y tế và giúp làm giảm nguy cơ kháng thuốc kháng sinh.  Cuối cùng, có được một danh sách chuẩn về các kháng sinh có thể giúp cho việc cung cấp thuốc được dễ dàng hơn.
Cần nói trước rằng các khuyến cáo ghi trong tài liệu này sẽ giúp các nước thiết lập phác đồ chuẩn phù hợp với yếu tố dịch tễ và độ nhạy kháng sinh của địa phương mình.  Các hướng dẫn cấp quốc gia về việc quản lý có hiệu quả các NKLQTD phải được triển khai với sự cố vấn của các chuyên gia y tế và tham khảo kỹ các NKLQTD của địa phương.
1.3. QUẢN LÝ TRƯỜNG HỢP

Quản lý trường hợp NKLQTD là việc chăm sóc một người có hội chứng liên quan với NKLQTD hoặc có một xét nghiệm về NKLQTD dương tính.  Các bước quản lý trường hợp bệnh bao gồm: hỏi bệnh sử, khám lâm sàng, chẩn đoán chính xác, điều trị sớm và hiệu quả, có các lời khuyên về hành vi tình dục, khuyến khích sử dụng và/ hoặc cung cấp bao cao su, thông báo và điều trị bạn tình, báo cáo trường hợp bệnh và theo dõi điều trị thích hợp.  Như vậy, điều trị trường hợp bệnh hiệu quả không chỉ dùng kháng sinh để chữa cho lành bệnh và giảm sự lây bệnh mà còn xem xét một cách toàn diện và săn sóc sức khỏe sinh sản cho bệnh nhân.

1 TCYTTG đã định nghĩa trẻ vị thành niên là người ở độ tuổi 10–19, trong khi lứa tuổi thanh niên

   là 15–24.  “Giớøi trẻ” là một từ kết hợp của cả hai nhóm trên bao gồm người ở độ tuổi 10–24.
   (A picture of health? A review and annotated bibliography of the health of young people in

   developing countries. Geneva, World Health Organization, [1995 WHO/ FHE/ ADH/ 95.4]).
1.4. QUẢN LÝ THEO HỘI CHỨNG
Ở nhiều tình huống, việc chẩn đoán nguyên nhân cho các NKLQTD là khó khẳng định chắc chắn.  Nó đòi hỏi thời gian và nguồn lực, làm tăng chi phí và giảm cơ hội trị bệnh.  Thêm vào đó, độ nhạy cảm và độ đặc hiệu của các xét nghiệm sẵn có trên thị trường có thể rất khác nhau, làm giảm độ tin cậy vào các xét nghiệm chẩn đoán NKLQTD.  Ở nơi đã có các phương tiện xét nghiệm, cần có thêm nhân sự đã được đào tạo thích hợp để có thể thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, và bắt buộc phải có hệ thống kiểm tra chất lượng.
Ở các nước đang phát triển, nhiều cơ sở săn sóc sức khỏe còn thiếu dụng cụ và nhân sự đã được đào tạo để phục vụ chẩn đoán nguyên nhân cho các NKLQTD.  Để khắc phục vấn đề này, giải pháp quản lý bệnh nhân NKLQTD dựa vào hội chứng đã được phát triển và xúc tiến ở một số lớn các quốc gia đang phát triển.  Biện pháp quản lý theo hội chứng được dựa trên việc tập hợp một nhóm các triệu chứng và dấu chứng dễ nhận ra (hội chứng) và các bước điều trị sẽ giải quyết được đa số, hoặc các tác nhân quan trọng nhất, gây ra hội chứng.  TCYTTG đã triển khai một công cụ đơn giản (một sơ đồ quản lý hoặc lưu đồ) để hướng dẫn nhân viên y tế thực hành quản lý các NKLQTD theo hội chứng.
Quản lý theo hội chứng đối với tiết dịch niệu đạo ở nam, và loét sinh dục ở nam và nữ, đã được chứng minh là hợp lý và khả thi.  Nhờ vậy mà một số lớn người bệnh đã được chữa trị thích hợp, không tốn kém, đơn giản và rất có hiệu quả kinh tế.  Tuy nhiên, các dữ liệu gần đây chỉ ra rằng herpes simplex type 2 (HSV2) đã nhanh chóng trở thành tác nhân thường gặp nhất của loét sinh dục tại các nước đang phát triển.  Điều này có thể ảnh hường xấu đến kết quả điều trị loét sinh dục nếu liệu pháp chống virus không được đặt ra một cách thích hợp.
Công cụ chung của TCYTTG đã đơn giản hóa bao gồm cả các sơ đồ quản lý tiết dịch âm đạo và đau vùng bụng dưới ở phụ nữ.  Trong khi sơ đồ quản lý đau vùng bụng dưới tỏ ra thỏa đáng, thì sơ đồ quản lý tiết dịch âm đạo còn vài hạn chế, đặc biệt là để quản lý viêm nhiễm cổ tử cung (do lậu và chlamydia).  Nhưng nhìn chung, nhất là trong tình huống NKLQTD lưu hành thấp, viêm âm đạo nội sinh ở trẻ gái vị thành niên là tác nhân thường gặp hơn so với một NKLQTD có tiết dịch âm đạo.  Các cố gắng nhằm làm tăng độ nhạy cảm và độ đặc hiệu của sơ đồ quản lý để chẩn đoán viêm cổ tử cung, bằng cách giới thiệu cách đánh giá nguy cơ trong các tình huống đặc hiệu một cách thích hợp, đã không thành công.  Một số câu hỏi để đánh giá nguy cơ dựa vào nhân khẩu học, như tuổi và tình trạng hôn nhân, có khuynh hướng sắp xếp quá nhiều vị thành niên vào dạng có nguy cơ viêm cổ tử cung.  Do đó, cần phải xác định các yếu tố nguy cơ chủ yếu của NKLQTD ở trẻ vị thành niên trong quần thể địa phương đểø biến cải cách đánh giá nguy cơ cho phù hợp.  Đặc biệt đối với trẻ vị thành niên, nên đánh giá nguy cơ dựa vào các hình mẫu hành vi tình dục.
Các khuyến cáo điều trị dùng cách tiếp cận theo hội chứng sẽ được trình bày chi tiết ở phần 2.
1.5. CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VIÊM CỔ TỬ CUNG TRONG NKLQTD
Các sơ đồ quản lý hiện có để quản lý viêm cổ tử cung là chưa thỏa đáng như đã đề cập ở mục 1.4.  Bước đầu, khi thấy có tiết dịch âm đạo cần phải nghĩ đến có viêm nhiễm ở âm đạo và cổ tử cung.  Tuy nhiên nếu thực tế tiết dịch âm đạo là biểu hiện của nhiễm trùng âm đạo, nó ít dự báo có nhiễm trùng cổ tử cung (lậu và/ hoặc chlamydia), đặc biệt ở phụ nữ trẻ.
Có vài dấu hiệu lâm sàng thường gặp trong các biểu hiện của viêm cổ tử cung.  Theo các tài liệu y văn, các dấu hiệu này là: mủ nhầy ở cổ tử cung, sướt cổ tử cung, vết mủn/ bở ở cổ tử cung, chảy máu giữa kỳ kinh hoặc trong khi giao hợp.
Một số yếu tố nguy cơ về hành vi và nhân khẩu học cũng thường phối hợp với nhiễm trùng cổ tử cung.  Trong một vài tình huống, các yếu tố có thể dự báo nhiễm trùng cổ tử cung là:
· trẻ hơn 21 tuổi (có nơi tính trẻ hơn 25 tuổi);
· đang độc thân;
· có hơn một bạn tình trong ba tháng qua;
· có một bạn tình mới trong ba tháng qua;
· bạn tình hiện tại đang bị một NKLQTD;
· bạn tình vừa mới dùng bao cao su gần đây.
Tuy nhiên, các yếu tố nguy cơ như vậy thường đặc hiệu cho một nhóm dân được nhận dạng và công nhận, và không nên suy ra cho nhóm dân khác hoặc vùng khác.  Hầu hết các nhà nghiên cứu cho rằng việc thu thập nhiều hơn một yếu tố nguy cơ về nhân khẩu học ở bất cứ bệnh nhân đặc hiệu nào là rất quan trọng.

Thêm các dấu hiệu này và các đánh giá nguy cơ vào sơ đồ quản lý tiết dịch âm đạo không làm tăng độ đặc hiệu, và do đó khó tính được giá trị tiên đoán dương, cho dù giá trị này còn thấp, đặc biệt là khi áp dụng cho một quần thể có tỉ lệ nhiễm trùng tương đối thấp.
1.6. CHỌN LỰA THUỐC
Tình hình các tác nhân gây bệnh NKLQTD đề kháng với thuốc điều trị đã gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới, làm cho một số phác đồ có chi phí thấp trở nên vô hiệu.  Khuyến cáo để dùng thuốc có hiệu quả hơn làm nảy sinh sự lo lắng về chi phí và có thể sử dụng sai.
Một chính sách dùng thuốc hai tầng với sự cung ứng thuốc hiệu quả thấp ở tuyến y tế ngoại vi, và thuốc hiệu quả cao nhưng đắt tiền hơn chỉ có ở tuyến tham vấn, có thể dẫn đến thất bại điều trị với tỉ lệ cao, biến chứng, chuyển viện, và làm xói mòn lòng tin vào các dịch vụ y tế.  Thuốc dùng để điều trị các NKLQTD phải có hiệu lực ít nhất là 95%.  Các tiêu chuẩn để chọn thuốc được liệt kê theo bảng dưới đây:
	Tiêu chuẩn chọn lựa thuốc điều trị NKLQTD

	Thuốc được chọn để điều trị NKLQTD nên đạt các tiêu chuẩn sau:

	· hiệu quả cao (tối thiểu đạt 95%)
· giá thành thấp
· độc tính và độ dung nạp chấp nhận được
· không tạo đề kháng hoặc đề kháng chậm

· liều duy nhất
· dùng đường uống
· không chống chỉ định cho phụ nữ có thai và cho con bú.
Các thuốc được chọn nên nằm trong danh mục thuốc thiết yếu của quốc gia, có lưu ý đến năng lực và kinh nghiệm của nhân viên y tế.


2. ĐIỀU TRỊ CÁC HỘI CHỨNG NKLQTD
Sau đây là các cách quản lý NKLQTD theo hội chứng, gây ra bởi các tác nhân thường gặp nhất, kèm theo sơ đồ của mỗi hội chứng đó.

Đối với tất cả các trường hợp (ngoại trừ viêm âm đạo), các bạn tình của bệnh nhân cũng phải được khám để phát hiện NKLQTD và chữa ngay cho họ cùng loại bệnh với bệnh nhân chỉ điểm.
Muốn quản lý thành công các NKLQTD, nhân viên y tế phải tôn trọng bệnh nhân và tránh phán xét họ.  Phải khám lâm sàng ở những nơi thích hợp, chắc chắn giữ được tính riêng tư và bảo mật.  Khi khám cho trẻ vị thành niên, phải tỏ ra từng trải và am hiểu đối với những thay đổi về giải phẫu học và sinh lý học liên quan đến các giai đoạn trưởng thành khác nhau, như sự bắt đầu có kinh nguyệt ở bé gái, hoặc sự xuất tinh trong đêm ở bé trai.  Trong vài tình huống, nhân viên y tế cần tự huấn luyện để vượt qua tính nhạy cảm của chính mình để có thể giải quyết tốt các vấn đề có liên quan đến bản năng giới tính và các NKLQTD, với thái độ cởi mở và xây dựng.
2.1. TIẾT DỊCH NIỆU ĐẠO

Bệnh nhân nam than có tiết dịch niệu đạo và/ hoặc tiểu khó, nên được khám tìm dịch tiết.  Nếu không thấy dịch, nên vuốt nhẹ niệu đạo từ phần giữa dương vật ra đến miệng sáo.
Nếu có sẵn kính hiển vi, làm phiến phết niệu đạo có thể cho thấy sự gia tăng bạch cầu đa nhân và nhuộm Gram có thể chứng tỏ có lậu cầu.  Ở nam giới, có hơn 5 bạch cầu đa nhân trong mỗi quang trường (x1000) là biểu thị của viêm niệu đạo.
Tác nhân chủ yếu gây tiết dịch niệu đạo là Neisseria gonorrhoeae (N. gonorrhoeae) và Chlamydia trachomatis (C. trachomatis).  Trong quản lý theo hội chứng, điều trị tiết dịch niệu đạo nên bao trùm cho cả hai tác nhân này.  Ở nơi có sẵn xét nghiệm đáng tin cậy, có thể phân biệt giữa hai tác nhân này và tiến hành điều trị đặc hiệu.
Khuyến cáo điều trị theo hội chứng:
· Điều trị lậu không biến chứng (xem chi tiết ở mục 3.1)
THÊM
· Điều trị chlamydia (xem chi tiết ở mục 3.2)
Chú ý
· Nên khuyên bệnh nhân quay lại nếu còn triệu chứng sau 7 ngày điều trị từ khi khởi đầu.
TÓM TẮT
Tiết dịch niệu đạo
Xem chi tiết ở mục 3.1 và 3.2

	Thuốc tùy chọn cho điều trị lậu
	Thuốc tùy chọn cho điều trị chlamydia

	Ciprofloxacin

Ceftriaxone

Cefixime
Spectinomycin
	Doxycycline

Azithromycin

	
	Thuốc thay thế

	
	Amoxycillin
Erythromycin (nếu Tetracycline bị chống chỉ định) 

Ofloxacin

Tetracycline


Chú ý
· TCYTTG khuyến cáo nếu có thể nên dùng trị liệu liều duy nhất.
HÌNH 1. TIẾT DỊCH NIỆU ĐẠO




TIẾT DỊCH NIỆU ĐẠO DAI DẲNG HOẶC TÁI PHÁT

Các triệu chứng dai dẳng hoặc tái phát của viêm niệu đạo có thể do bị kháng thuốc, kém tuân thủ điều trị hoặc do tái nhiễm.  Ở vài trường hợp có thể do nhiễm Trichomonas vaginalis (T. vaginalis).
Các bằng chứng mới cho thấy có độ lưu hành cao của T. vaginalis ở nam giới có tiết dịch niệu đạo, ở vài vùng địa lý.  Khi có triệu chứng dai dẳng hoặc tái phát sau khi điều trị đầy đủ lậu và chlamydia cho bệnh nhân và tất cả bạn tình, bệnh nhân nên được điều trị T. vaginalis nếu mẫu dịch tễ học địa phương biểu thị như vậy.  Nếu sau đó triệu chứng vẫn còn, bệnh nhân phải được chuyển đi.  Xem chi tiết ở mục 3.9.
HÌNH 2. TIẾT DỊCH NIỆU ĐẠO DAI DẲNG/ TÁI PHÁT Ở NAM GIỚI



















2.2. LOÉT SINH DỤC
Độ lưu hành tương đối của các tác nhân gây loét sinh dục thay đổi đáng kể ở những vùng khác nhau và có thể thay đổi nhanh qua thời gian.  Chẩn đoán phân biệt loét sinh dục bằng lâm sàng là không chính xác, đặc biệt ở nơi do nhiều tác nhân.  Ở người nhiễm HIV, loét sinh dục có thể có nhiều thay đổi.
Sau khi đã khám xác định rằng có vết loét ở vùng sinh dục, phải tiến hành điều trị thích hợp cho bệnh nhân bằng các thuốc còn nhạy cảm với các căn nguyên thường gặp ở địa phương.  Ở nơi còn lưu hành bệnh giang mai và hạ cam mềm, bệnh nhân có loét sinh dục cần được chữa cả hai bệnh này ngay khi họ đến khám bệnh lần đầu, phòng khi họ không thể tái khám theo dõi.  Ở nơi mà bệnh u hạt bẹn hoặc hột xoài còn lưu hành, cũng phải điều trị cho một hoặc cả hai bệnh này cho bệnh nhân.
Các báo cáo mới đây về những vùng của Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ La Tinh chỉ ra rằng loét sinh dục thường là hậu quả của nhiễm HSV2.  Điều này hàm ý rằng hiệu lực của sơ đồ quản lý loét sinh dục theo hội chứng sẽ bị ảnh hưởng nếu điều trị đặc hiệu kháng HSV2 không được quan tâm.  Ở vùng có độ lưu hành HIV/ AIDS cao, biểu hiện lâm sàng của loét do HSV2 sẽ khác biệt so với các mô tả cổ điển. 
Sơ đồ quản lý loét sinh dục trình bày sau đây có đề nghị các điều trị đặc hiệu cho HSV2, khi có chỉ định.
Chẩn đoán phân biệt có sự hỗ trợ của phòng xét nghiệm cũng không giúp ích được mấy ở lần khám đầu tiên, do thường gặp nhiều nhiễm trùng kết hợp.  Ở các vùng mà bệnh giang mai còn lưu hành cao, một phản ứng huyết thanh giang mai dương tính có thể chỉ do nhiễm giang mai có sẵn trước đó và gây ngộ nhận về tình trạng hiện tại, ngược lại xét nghiệm âm tính cũng không thể loại trừ được loét do giang mai mới nhiễm vì phản ứng huyết thanh có thể chỉ dương tính sau 2–3 tuần.
LOÉT SINH DỤC VÀ NHIỄM HIV

Một số báo cáo gợi ý rằng bệnh sử tự nhiên của giang mai có thể bị thay đổi khi đi kèm với nhiễm HIV, và mô tả các biểu hiện không điển hình của cả thương tổn giang mai nguyên phát lẫn thứ phát.  Vài báo cáo lưu ý có sự gia tăng tỉ lệ thất bại trong số các bệnh nhân giang mai sớm được điều trị bằng penicillin liều duy nhất.
Ở hạ cam mềm, các thương tổn không điển hình ở người nhiễm HIV đã được báo cáo.  Thương tổn có xu hướng lan rộng, hoặc nhiều thương tổn, thỉnh thoảng kèm biểu hiện toàn thân như sốt và ớn lạnh.  Vài nhà lâm sàng cũng đã báo cáo thấy các thương tổn có xu hướng phát triển nhanh.  Điều này nhấn mạnh cần thiết điều trị sớm, nhất là ở người nhiễm HIV.
Có chứng cớ rằng HIV có thể làm tăng tần suất thất bại trong điều trị hạ cam mềm, đặc biệt khi điều trị liều duy nhất.  Cần có nhiều nhiên cứu hơn để khẳng định điều này.
Ở người bị ức chế miễn dịch, thương tổn herpes simplex có thể gồm nhiều vết loét dai dẳng cần chú ý về mặt y học, trái với tính tự giới hạn của mụn nước và loét ở người có đầy đủ miễn dịch.  Do vậy trị liệu kháng virus đặc biệt quan trọng ở những trường hợp này, kể cả điều trị dự phòng để trấn an bệnh nhân.  Cần giáo dục đầy đủ cho bệnh nhân, giải thích về diễn tiến bệnh và mục tiêu điều trị, nhằm tránh ngộ nhận về hiệu quả của điều trị.
Khuyến cáo điều trị theo hội chứng
· Điều trị bệnh giang mai (xem chi tiết ở mục 3.4)
THÊM
· Điều trị bệnh hạ cam mềm ở nơi có lưu hành (xem chi tiết ở mục 3.5)
HOẶC
· Điều trị bệnh u hạt bẹn ở nơi có lưu hành (xem chi tiết ở mục 3.6)
HOẶC
· Điều trị bệnh hột xoài ở nơi có lưu hành (xem chi tiết ở mục 3.3)
HOẶC
· Điều trị bệnh do HSV2 khi có chỉ định (xem chi tiết ở mục 3.7)
TÓM TẮT
Bệnh loét sinh dục
Xem chi tiết ở mục 3.3 – 3.7

	Thuốc tùy chọn cho giang mai
	Thuốc tùy chọn cho hạ cam mềm
	Thuốc tùy chọn cho u hạt bẹn
	Thuốc tùy chọn cho hột xoài
	Thuốc tùy chọn cho herpes sinh dục

	Benzathine benzylpenicillin 
	Ciprofloxacin

Erythromycin

Azithromycin
	Azithromycin

Doxycycline 
	Doxycycline

Erythromycin
	Acyclovir

Valaciclovir

Famciclovir

	Thuốc thay thế
	Thuốc thay thế
	Thuốc thay thế
	Thuốc thay thế
	

	Procaine
benzylpenicillin
	Ceftriaxone
	Erythromycin

Tetracycline
Trimethoprim/ 
sulfamethoxazole
	Tetracycline
	

	Người không có thai dị ứng Penicillin
	

	Doxycycline
Tetracycline
	
	
	
	


Chú ý
· Quyết định điều trị bệnh hạ cam mềm, u hạt bẹn hoặc hột xoài tùy thuộc vào dịch tễ học của các nhiễm khuẩn này tại địa phương.
· Điều trị đặc hiệu đối với herpes sinh dục được khuyến cáo, vì nó đem lại sự cải thiện lâm sàng với hầu hết bệnh nhân có triệu chứng.  Giáo dục sức khỏe và tham vấn về bản chất tái phát của thương tổn herpes sinh dục, diễn tiến tự nhiên của bệnh, sự lây truyền qua đường tình dục, khả năng lây cho con lúc sinh và phương pháp làm giảm lây là thành phần không thể thiếu trong quản lý herpes sinh dục (xem mục 3.7).
	Quản Lý Bệnh Loét Sinh Dục
	Quản Lý Bệnh Do Herpes Simplex

	· Điều trị giang mai, và tùy theo dịch tễ tại địa phương mà điều trị hoặc: hạ cam mềm, u hạt bẹn, hột xoài.
· Hút các hạch phập phều (nên tránh rạch)
· Giáo dục và tham vấn về nguy cơ tái phát.
· Cho xét nghiệm huyết thanh giang mai và HIV ở nơi có sẵn thiết bị xét nghiệm, và tham vấn.
· Dặn quay trở lại nếu thương tổn không lành hoàn toàn sau 7 ngày.
· Khuyến khích sử dụng bao cao su và cung cấp bao cao su.
	· Khuyên chăm sóc thông thường cho thương tổn (giữ khô và sạch).
· Cung cấp hoặc kê đơn thuốc kháng virus đặc hiệu theo phác đồ địa phương.
· Giáo dục và tham vấn về sự tuân thủ điều trị, nguy cơ tái phát và diễn biến tự nhiên của nhiễm HSV2.
· Cho xét nghiệm huyết thanh giang mai và HIV ở nơi có sẵn trang bị xét nghiệm, và tham vấn.
· Khuyến khích sử dụng bao cao su và cung cấp bao cao su.
· Dặn quay trở lại sau 7 ngày nếu thương tổn không lành hoàn toàn, và muộn hơn nếu diễn biến lâm sàng xấu đi, khi đó hãy điều trị theo các nguyên nhân khác của loét sinh dục theo sách hướng dẫn này.


HÌNH 3. LOÉT SINH DỤC













SƯNG HẠCH BẸN

Các hạch sưng ở bẹn và đùi là sự phì đại cục bộ của các hạch lympho ở vùng bẹn, vốn đau và có thể phập phều.  Chúng thường kết hợp với bệnh hột xoài và hạ cam mềm.  Ở nhiều trường hợp hạ cam mềm, có thể thấy một loét sinh dục phối hợp.  Các nhiễm khuẩn cục bộ và toàn thân không lây qua đường tình dục (ví dụ các nhiễm khuẩn ở chi dưới, hoặc bệnh lao hạch) cũng có thể làm sưng các hạch lympho ở bẹn.
Khuyến cáo điều trị theo hội chứng:
· ciprofloxacin, 500mg uống 2 lần mỗi ngày trong 3 ngày
VÀ
· doxycycline, 100mg uống 2 lần mỗi ngày trong 14 ngày
HOẶC
· erythromycin, 500mg uống 4 lần mỗi ngày trong 14 ngày

Chú ý
· Có vài trường hợp có thể cần điều trị lâu hơn 14 ngày so với khuyến cáo trên.  Các hạch lympho phập phều nên được chọc hút xuyên qua da lành.  Rạch và dẫn lưu hoặc cắt bỏ các hạch có thể làm chậm lành và không nên thử.  Khi có nghi ngờ và/ hoặc việc điều trị bị thất bại, nên chuyển làm sinh thiết chẩn đoán.
HÌNH 4. SƯNG HẠCH BẸN




















2.3. SƯNG BÌU
Viêm mào tinh hoàn thường biểu hiện qua sự khởi phát cấp tính với đau và sưng tinh hoàn một bên, thường có sự nhạy đau của mào tinh và ống dẫn tinh, thỉnh thoảng kèm theo đỏ da và phù ở da bên trên.  Ở nam giới dưới 35 tuổi, bệnh thường gây ra do các tác nhân lây truyền qua đường tình dục hơn là ở lứa tuổi trên 35.  Khi viêm mào tinh hoàn có đi kèm với tiết dịch niệu đạo, nên đoán là do nguyên nhân NKLQTD, thường là do lậu và/ hoặc chlamydia.  Tinh hoàn cùng bên thường cũng bị viêm, gây ra viêm tinh hoàn–mào tinh.
Ở nam giới lớn tuổi, khi không có nguy cơ NKLQTD thì có thể do các tác nhân nhiễm khuẩn khác, ví dụ: Escherichia coli, Klebsiella spp. hoặc Pseudomonas aeruginosa.  Viêm tinh hoàn do lao thường đi kèm với một viêm mào tinh hoàn, luôn luôn thứ phát sau những tổn thương ở các nơi khác, đặc biệt ở phổi và xương.  Trong bệnh brucella, thường gây bởi Brucella melitensis hoặc Brucella abortus, viêm tinh hoàn thường thể hiện ở lâm sàng hơn viêm mào tinh hoàn.
Ở trẻ chưa dậy thì, nguyên nhân thường gặp là nhiễm các vi khuẩn dạng coli, pseudomonas hoặc virus quai bị.  Viêm tinh hoàn–mào tinh do quai bị thường được ghi nhận có phì đại tuyến mang tai trong cùng một tuần lễ.
Việc quan tâm đến các nguyên nhân khác không do nhiễm khuẩn của sưng bìu là rất quan trọng, như là chấn thương, xoắn tinh hoàn và khối u.  Nên nghi ngờ đến nguyên nhân xoắn tinh hoàn khi đau bìu khởi phát thình lình, đây là một cấp cứu ngoại khoa cần chuyển đi khẩn cấp.
Nếu không được điều trị có hiệu quả, viêm mào tinh có liên quan đến NKLQTD có thể dẫn đến chứng vô sinh.
Khuyến cáo điều trị theo hội chứng

· Điều trị lậu không biến chứng (xem chi tiết ở mục 3.1)
THÊM
· Điều trị chlamydia (xem chi tiết ở mục 3.2)
TÓM TẮT
Sưng bìu
Xem chi tiết ở mục 3.1 và 3.2

	Thuốc tùy chọn cho điều trị lậu
	Thuốc tùy chọn cho điều trị chlamydia

	Ciprofloxacin

Ceftriaxone
Spectinomycin

Cefixime
	Doxycycline
Azithromycin

	
	Thuốc thay thế

	
	Amoxicillin
Ofloxacin
Erythromycin (nếu Tetracycline bị chống chỉ định) 

Tetracycline


Điều trị hỗ trợ
Nghỉ ngơi tại giường và nâng đỡ bìu cho đến khi tình trạng viêm tại chỗ và sốt giảm bớt.
HÌNH 5. SƯNG BÌU

















2.4. TIẾT DỊCH ÂM ĐẠO

Bệnh nhân than có tiết dịch âm đạo bất thường (về số lượng, màu và mùi) là biểu hiện thường thấy của nhiễm trùng âm đạo.  Nó hiếm khi do viêm cổ tử cung có mủ nhầy liên quan đến NKLQTD.  T. vaginalis, C. albicans, và viêm âm đạo do vi khuẩn (VÂĐVK) là các nguyên nhân thông thường nhất của nhiễm trùng âm đạo.  N. gonorrhoeae và C. trachomatis thì hay gây ra nhiễm trùng ở cổ tử cung.  Phát hiện lâm sàng viêm cổ tử cung thì khó vì đa số bệnh nhân nữ thường không có triệu chứng.  Triệu chứng của tiết dịch âm đạo bất thường chỉ ra có nhiễm trùng âm đạo, nhưng ít dự báo viêm cổ tử cung.  Do đó, tất cả phụ nữ nào có tiết dịch âm đạo nên được điều trị trùng roi âm đạo và VÂĐVK.
Trong số các phụ nữ có biểu hiện tiết dịch, người ta có thể nhận ra có sự chắc chắn gia tăng nhiễm N.gonorrhoeae và/ hoặc C. trachomatis.  Do đó để nhận biết nhiễm trùng cổ tử cung ở phụ nữ có nguy cơ cao, thì việc đánh giá tình trạng nguy cơ ở phụ nữ là rất hữu ích, đặc biệt khi các yếu tố nguy cơ thích ứng với tình trạng ở địa phương.  Sử dụng kính hiển vi để chẩn đoán nói chung ít được khuyến cáo ở tuyến săn sóc sức khỏe ban đầu vì cần được đào tạo đặc biệt, tốn thời gian và đòi hỏi phải có nguồn lực.  Tuy nhiên những nơi có thể thực hiện tốt soi tươi và xét nghiệm nhuộm Gram như ở tuyến tham vấn, nên cố gắng nhận diện song cầu gram âm nội tế bào và/ hoặc T. vaginalis.
Hiểu biết về độ lưu hành của lậu và/ hoặc chlamydia ở phụ nữ có tiết dịch âm đạo là điều quan trọng trong khi quyết định điều trị viêm cổ tử cung cho họ.  Độ lưu hành càng cao, càng mạnh dạn quyết định điều trị.  Phụ nữ có đánh giá nguy cơ dương sẽ dễ bị viêm cổ tử cung hơn những người có đánh giá nguy cơ âm.  Vì thế, người phụ nữ có tiết dịch âm đạo kèm theo đánh giá có yếu tố nguy cơ được đề nghị cho điều trị viêm cổ tử cung do lậu và chlamydia.
Khi nguồn lực cho phép, việc sử dụng các xét nghiệm sàng lọc đối với phụ nữ có tiết dịch âm đạo nên được quan tâm, có thể áp dụng cho tất cả trường hợp có tiết dịch âm đạo hoặc chỉ thực hiện chọn lọc cho những phụ nữ có tiết dịch âm đạo kèm thêm có yếu tố nguy cơ.
Ở một số quốc gia, các sơ đồ quản lý theo hội chứng đã được áp dụng như một công cụ sàng lọc để phát hiện nhiễm trùng cổ tử cung trong số phụ nữ có biểu hiện khó chịu vùng sinh dục (như trong lúc thực hiệân kế hoạch hóa gia đình).  Trong khi nó có thể giúp phát hiện vài phụ nữ bị viêm cổ tử cung, nó cũng hay dẫn đến chẩn đoán già đáng kể.
NHIỄM TRÙNG CỔ TỬ CUNG

Khuyến cáo điều trị theo hội chứng
· Điều trị lậu không biến chứng (xem chi tiết ở mục 3.1)
THÊM
· Điều trị chlamydia (xem chi tiết ở mục 3.2)
TÓM TẮT
	Thuốc tùy chọn cho điều trị lậu
	Thuốc tùy chọn cho điều trị chlamydia

	Ciprofloxacin

Ceftriaxone
Spectinomycin

Cefixime
	Doxycycline
Azithromycin

	
	Thuốc thay thế

	
	Amoxicillin
Ofloxacin
Erythromycin (nếu Tetracycline bị chống chỉ định) 

Tetracycline


Chú ý
· Tetracyclines bị chống chỉ định cho phụ nữ có thai.
NHIỄM TRÙNG ÂM ĐẠO

Khuyến cáo điều trị theo hội chứng
· Điều trị trùng roi âm đạo T. vaginalis (xem chi tiết ở mục 3.9)
THÊM
· Điều trị viêm âm đạo do vi khuẩn (xem chi tiết ở mục 3.10)
VÀ KHI CÓ CHỈ ĐỊNH

· Điều trị nấm men C. albicans (xem chi tiết ở mục 3.11)

TÓM TẮT
Nhiễm trùng âm đạo
Xem chi tiết ở mục 3.9 – 3.11

	Thuốc tùy chọn cho điều trị VÂĐVK
	Thuốc tùy chọn cho điều trị T. vaginalis
	Thuốc tùy chọn cho điều trị nấm candida

	Metronidazole
	Metronidazole
Tinidazole
	Miconazole
Clotrimazole
Fluconazole

	Thuốc thay thế
	
	Thuốc thay thế

	Clindamycin

Metronidazole gel
Clindamycin vaginal cream
	
	Nystatin


Chú ý
· Bệnh nhân đang dùng metronidazole không được uống rượu bia.
· Sử dụng metronidazole ở ba tháng đầu của thai kỳ không được khuyến cáo trừ khi lợi ích mang lại vượt quá nguy cơ tiềm tàng.
HÌNH 6. TIẾT DỊCH ÂM ĐẠO
 





















HÌNH 7. TIẾT DỊCH ÂM ĐẠO, KHÁM BẰNG HAI TAY VÀ MỎ VỊT, 


     CÓ HOẶC KHÔNG DÙNG KÍNH HIỂN VI
 















HÌNH 8. TIẾT DỊCH ÂM ĐẠO, KHÁM BẰNG HAI TAY VÀ MỎ VỊT


     CÓ DÙNG KÍNH HIỂN VI


















2.5. ĐAU VÙNG BỤNG DƯỚI

Tất cả phụ nữ tuổi hoạt động tình dục có đau vùng bụng dưới nên được đánh giá cẩn thận xem có bị viêm vòi trứng và/ hoặc viêm nội mạc tử cung không – các yếu tố của viêm hố chậu.  Thêm vào đó, nên thăm khám vùng bụng thường quy bằng hai tay cho tất cả phụ nữ nghi có NKLQTD, vì có vài phụ nữ bị viêm hố chậu hoặc viêm nội mạc tử cung mà không hề than đau vùng bụng dưới gì cả.  Triệu chứng của viêm nội mạc tử cung có thể là: tiết dịch âm đạo và/ hoặc chảy máu và/ hoặc nhạy đau tử cung khi khám hố chậu.  Triệu chứng gợi ý của viêm hố chậu bao gồm: đau bụng, giao hợp đau, có tiết dịch âm đạo, rong kinh rong huyết, tiểu khó, sốt và thỉnh thoảng có buồn nôn và nôn.
Chẩn đoán viêm hố chậu thì khó do biểu hiện lâm sàng thay đổi.  Bệnh trở nên rõ hơn khi có ít nhất một trong các triệu chứng nói trên, kèm nhạy đau ở phần phụ, chứng cớ của viêm đường sinh dục dưới, và nhạy đau khi di động cổ tử cung.  Một hoặc hai vòi trứng bị phì đại hoặc chai cứng, có khối nhạy cảm ở vùng chậu, cũng có thể kèm nhạy đau khi ấn trực tiếp hoặc dội đau khi thả.  Thân nhiệt có thể tăng, nhưng đa số vẫn bình thường.
Nên đặc biệt quan tâm cho nhập viện các bệnh nhân bị viêm hố chậu cấp khi:
· chẩn đoán không chắc chắn;

· không loại trừ được bệnh ngoại khoa như viêm ruột thừa hoặc thai lạc chỗ;

· nghi ngờ có áp-xe hố chậu;

· đau dữ dội không thể điều trị ngoại trú; 

· bệnh nhân đang có thai;

· bệnh nhân không thể theo hoặc không thích hợp điều trị ngoại trú; hoặc
· bệnh nhân đã thất bại với điều trị ngoại trú.

Nhiều chuyên gia khuyến cáo rằng nên cho nhập viện tất cả bệnh nhân có viêm hố chậu.
Các tác nhân gây bệnh gồm N. gonorrhoeae, C. trachomatis, vi khuẩn kỵ khí (Bacteroides spp. và cầu khuẩn Gram dương).  Các vi khuẩn hình que không cố định và Mycoplasma hominis cũng đã được nhắc đến.  Do không thể phân biệt các tác nhân chỉ bằng lâm sàng, và chẩn đoán chính xác bằng vi sinh học thì khó, nên phải áp dụng chế độ điều trị hữu hiệu cho một phổ rộng các tác nhân này.  Sau đây là các phác đồ khuyến cáo điều trị, dựa trên nguyên tắc này.
ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ

 Khuyến cáo điều trị hội chứng
· Điều trị liều duy nhất cho lậu không biến chứng (xem mục 3.1.  Liều duy nhất ceftriaxone tỏ ra có tác dụng; các chế độ liều duy nhất khác chưa được chính thức lượng giá để điều trị viêm hố chậu)
THÊM
· doxycycline, 100mg uống ngày 2 lần, hoặc tetracycline, 500mg uống ngày 4 lần trong 14 ngày
THÊM
· metronidazole, 400–500mg uống mỗi ngày 2 lần trong 14 ngày

Chú ý
· Bệnh nhân đang dùng metronidazole không được uống rượu bia.
· Tetracyclines bị chống chỉ định cho phụ nữ có thai.
Điều trị bổ sung: lấy bỏ dụng cụ tử cung
Nếu viêm hố chậu xảy ra trong trường hợp có sẵn dụng cụ tử cung đã thích nghi, hãy chỉ điều trị bằng các kháng sinh thích hợp, không có bằng chứng rằng việc lấy bỏ dụng cụ tử cung sẽ đem lại thêm lợi ích.2,3,4 Nếu bệnh nhân không muốn tiếp tục mang dụng cụ tử cung, có thể lấy bỏ dụng cụ tử cung sau khi bắt đầu dùng kháng sinh, ngay sau đó cần tham vấn ngừa thai cho bệnh nhân.
Theo dõi
Bệnh nhân ngoại trú bị viêm hố chậu nên được tiếp tục theo dõi đến 72 giờ và nếu tình trạng bệnh không cải thiện thì cho nhập viện.

2 Soderberg G and Lindgren S. Influence of an intrauterine device in the course of an acute 
   salpingitis. Contraception, 1981. 24(2):137-43
3 Teisala K. Removal of an intrauterine device and the treatment of acute pelvic inflammatory 
   disease. Ann Med, 1989. 21(1):63-5
4 Larsson B. andø Wennergren M. Investigation of a copper-intrauterine device (Cu-IUD) for possible 
   effect on frequency and healing of pelvic inflammatory disease. Contraception, 1977. 15(2):143-9

ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NỘI TRÚ
Khuyến cáo tùy chọn điều trị theo hội chứng cho viêm hố chậu
1.  Ceftriaxone, 250mg tiêm bắp 1 lần mỗi ngày

THÊM
· doxycycline, 100mg uống hoặc tiêm tĩnh mạch 2 lần mỗi ngày, hoặc tetracycline, 500mg uống 4 lần mỗi ngày
THÊM
· metronidazole, 400–500mg uống hoặc tiêm tĩnh mạch 2 lần mỗi ngày hoặc chloramphenicol, 500mg uống hoặc tiêm tĩnh mạch 4 lần mỗi ngày

2.  Clindamycin, 900mg tiêm tĩnh mạch mỗi 8 giờ
THÊM
· gentamicin, 1,5mg/ kg tiêm tĩnh mạch mỗi 8giờ
3.  Ciprofloxacin, 500mg uống 2 lần mỗi ngày, hoặc spectinomycin, 1g tiêm bắp 4 lần mỗi ngày

THÊM
· doxycycline, 100mg uống hoặc tiêm tĩnh mạch 2 lần mỗi ngày, hoặc tetracycline, 500mg uống 4 lần mỗi ngày
THÊM
· metronidazole, 400–500mg uống hoặc tiêm tĩnh mạch 2 lần mỗi ngày hoặc chloramphenicol, 500mg uống hoặc tiêm tĩnh mạch 4 lần mỗi ngày

Chú ý
· Với cả 3 phác đồ trên, việc điều trị nên được tiếp tục đến tối thiểu 2 ngày sau khi tình trạng bệnh cải thiện và tiếp theo được cho hoặc doxycycline, 100mg uống 2 lần mỗi ngày trong 14 ngày hoặc tetracycline, 500mg uống 4 lần mỗi ngày trong 14 ngày.
· Bệnh nhân đang dùng metronidazole không được uống rượu bia.
· Tetracyclines bị chống chỉ định cho phụ nữ có thai.
HÌNH 9. ĐAU VÙNG BỤNG DƯỚI


















2.6. VIÊM KẾT MẠC Ở TRẺ SƠ SINH

Viêm kết mạc ở trẻ sơ sinh (ophthalmia neonatorum) có thể dẫn đến mù lòa nếu do nhiễm lậu cầu và điều trị chậm trễ.  Tác nhân NKLQTD quan trọng nhất gây viêm kết mạc ở trẻ sơ sinh là N. gonorrhoeae và C. trachomatis.  Ở các nước đang phát triển, N. gonorrhoeae chiếm 20–75% và C. trachomatis chiếm 15–35% số trường hợp hợp và cần được chăm sóc y tế.  Các nguyên nhân thông thường khác là Staphylococcus aureus, Streptococcus preumoniae, Haemophilus spp. và Pseudomonas spp.  Trẻ sơ sinh bị sưng đỏ mi mắt hoặc "mắt bị dính", hoặc có dịch ghèn ở mắt.
Vì biểu hiện lâm sàng và biến chứng có thể có của nhiễm lậu cầu và chlamydia ở đây là giống nhau, nên trong tình huống không thể phân biệt được giữa hai loại nhiễm trùng này, thì việc điều trị nên bao trùm cho cả hai tác nhân, gồm trị liệu đơn liều cho lậu và đa liều cho chlamydia.
TÓM TẮT
Viêm kết mạc ở trẻ sơ sinh
Xem chi tiết ở mục 3.1 và 3.2

	Thuốc tùy chọn cho điều trị lậu
	Thuốc tùy chọn cho điều trị chlamydia

	Ceftriaxone
	Erythromycin

	Thuốc thay thế
	

	Kanamycin
Spectinomycin
	


HÌNH 10. VIÊM KẾT MẠC Ở TRẺ SƠ SINH










ĐIỀU TRỊ LẬU VÀ CHLAMYDIA CHO TRẺ




3. ĐIỀU TRỊ CÁC NHIỄM KHUẨN ĐẶC HIỆU
3.1. NHIỄM LẬU CẦU

Ngày nay, có một tỷ lệ lớn lậu cầu phân lập được trên thế giới đã kháng với penicillins, tetracyclines và các kháng sinh coåđñieån khác.  Vì thế các thuốc này không còn được sử dụng để điều trị bệnh lậu nữa.
Điều quan trọng là theo dõi độ nhạy cảm của vi khuẩn lậu trong phòng xét nghiệm (in vitro), cũng như hiệu quả lâm sàng của các phác đồ điều trị đã được khuyến cáo.
Thông thường người ta điều trị kết hợp cả lậu lẫn chlamydia cho tất cả bệnh nhân lậu như đã mô tả trong mục 3.2, bởi vì nhiễm khuẩn phối hợp thường xảy ra.  Nếu chứng cớ nhiễm C. trachomatis đã được loại trừ bởi một xét nghiệm cận lâm sàng thì chỉ cần điều trị bệnh lậu.
NHIỄM LẬU KHÔNG BIẾN CHỨNG

Phác đồ điều trị khuyến cáo
· ciprofloxacin, 500mg uống liều duy nhất

HOẶC
· ceftriaxone, 125mg tiêm bắp liều duy nhất

HOẶC
· cefixime, 400mg uống liều duy nhất

HOẶC
· spectinomycin, 2g tiêm bắp liều duy nhất

Chú ý
· Choáng chỉ định dùng ciprofloxacin cho phụ nữ có thai và thận trọng khi sử dụng cho trẻ em và trẻ vị thành niên.
· Có nhiều dạng quinolones có hoạt tính kháng lậu khác nhau, chỉ nên dùng loại có hoạt tính cao nhất.
NHIỄM KHUẨN LẬU LAN TỎA
Phác đồ điều trị khuyến cáo
· ceftriaxone, 1g tiêm bắp hoặc tĩnh mạch một lần/ ngày x 7 ngày (nếu không có ceftriaxone thì dùng cephalosporins thế hệ thứ ba khác thay thế, nhưng có thể phải dùng nhiều lần hơn trong mỗi ngày)
HOẶC
· spectinomycin, 2g tiêm bắp x 2 lần/ ngày x 7 ngày.  Có vài tài liệu nói chỉ cần điều trị 3 ngày là đủ

Chú ý
· Viêm màng não và viêm nội tâm mạc do lậu cầu dùng liều như trên nhưng đối với viêm nội tâm mạc, thời gian điều trị kéo dài đến 4 tuần.
LẬU MẮT

Đây là một tình trạng nặng, đòi hỏi phải điều trị bằng đường toàn thân cũng như rửa mắt với nước muối hoặc dung dịch thích hợp khác.  Rửa mắt đặc biệt cần thiết khi thuốc dùng bằng đường toàn thân không sẵn có.  Trước khi chăm sóc bệnh nhân bị lậu mắt phải rửa tay thật cẩn thận.
A. Viêm kết mạc do lậu ở người lớn
Phác đồ điều trị khuyến cáo
· ceftriaxone, 125mg tiêm bắp liều duy nhất

HOẶC
· spectinomycin, 2g tiêm bắp liều duy nhất

HOẶC
· ciprofloxacin, 500mg uống liều duy nhất

Chú ý
· Phác đồ này được xem như có hiệu quả mặc dù chưa có tài liệu nào công bố sử dụng nó ở bệnh nhân bị lậu mắt.
Phác đồ thay thế khi không có các thuốc trên
· kanamycin, 2g tiêm bắp liều duy nhất

Theo dõi
Quan trọng là theo dõi tiến triển lâm sàng.
B. Viêm kết mạc mắt do lậu ở trẻ sơ sinh
Phác đồ điều trị khuyến cáo
· ceftriaxone, 50mg/ kg tiêm bắp liều duy nhất, tối đa 125mg

Phác đồ thay thế khi không có ceftriaxone
· kanamycin, 25mg/ kg tiêm bắp liều duy nhất, tối đa 75mg

HOẶC
· spectinomycin, 25mg/ kg tiêm bắp liều duy nhất, tối đa 75mg

Chú ý
· ceftriaxone và kanamycin liều duy nhất đã chứng tỏ có hiệu quả.  Tra thêm thuốc mỡ tetracycline vào không thấy có hiệu quả hơn.
Theo dõi
Bệnh nhân nên được tái khám sau 48 giờ.
Phòng ngừa lậu mắt ở trẻ sơ sinh
Điều trị dự phòng kịp thời có thể phòng ngừa được lậu mắt ở trẻsơ sinh.  Nên cẩn thận làm sạch mắt trẻ ngay sau khi đẻ.  Nhỏ mắt bằng dung dịch nitrate bạc 1% hoặc mỡ tetracycline 1% cho tất cả trẻ khi mới sinh ra là một cách phòng ngừa hữu hiệu.  Tuy nhiên, các phương pháp phòng ngừa tỏ ra ít có hiệu quả đối với viêm kết mạc do C. trachomatis.  Trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị lậu nên được điều trị kết hợp cả lậu và C. trachomatis.
Phác đồ khuyến cáo cho trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị nhiễm lậu cầu
· ceftriaxone, 50mg/ kg tiêm bắp liều duy nhất, tối đa 125mg

Phác đồ thay thế khi không có ceftriaxone
· kanamycin, 25mg/ kg, tiêm bắp liều duy nhất, tối đa 75mg

HOẶC
· spectinomycin, 25mg/ kg, tiêm bắp liều duy nhất, tối đa 75mg

3.2. NHIỄM CHLAMYDIA TRACHOMATIS (KHÔNG KỂ HỘT XOÀI)
NHIỄM TRÙNG KHÔNG BIẾN CHỨNG

Phác đồ điều trị khuyến cáo
· doxycycline, 100mg uống 2 lần/ ngày x 7 ngày

HOẶC
· azithromycin, 1g uống liều duy nhâùt

Phác đồ thay thế
· amoxycillin, 500mg uống 3 lần/ ngày x 7 ngày

HOẶC
· erythromycin, 500mg uống 4 lần/ ngày x 7 ngày

HOẶC
· ofloxacin, 300mg uống 2 lần/ ngày x 7 ngày

HOẶC
· tetracycline, 500mg uống 4 lần/ ngày x 7 ngày

Chú ý
· Chống chỉ định dùng doxycycline và các tetracyclines khác cho phụ nữ có thai và cho con bú.
· Uống azithromycin liều duy nhất có hiệu quả trong điều trị nhiễm chlamydia.
· Những kháng sinh khác trong phác đồ trên chỉ cần điều trị 7 ngày là đủ.
· Nên uống erythromycin sau ăn no.
Theo dõi
Cần dùng thuốc cho đủ 7 ngày.  Chưa thấy C. trachomatis kháng với các phác đồ điều trị đã được khuyến cáo.
NHIỄM CHLAMYDIA Ở PHỤ NỮ CÓ THAI

Phác đồ điều trị khuyến cáo
· erythromycin, 500mg uống 4 lần/ ngày x 7 ngày

HOẶC
· amoxycillin, 500mg uống 3 lần/ ngày x 7 ngày

Chú ý
· Chống chỉ định dùng doxycycline (và các tetracyclines khác) và ofloxacin cho phụ nữ có thai.
· Theo tài liệu ban đầu gợi ý rằng dùng azithromycin thì an toàn cho phụ nữ có thai.5,6 Tuy nhiên, số lượng người tham gia nghiên cứu quá ít để đánh giá mức độ an toàn khi sử dụng cho phụ nữ có thai.
· Chống chỉ định dùng erythromycin estolate cho phụ nữ có thai bởi vì nguy cơ ngộ độc gan của thuốc.  Nên dùng erythromycin base hoặc erythromycin ethylsuccinate cho an toàn hơn.
VIÊM KẾT MẠC MẮT DO CHLAMYDIA Ở TRẺ SƠ SINH

Tất cả những đứa trẻ mới sinh bị viêm kết mạc mắt thì nên được điều trị kết hợp cả lậu và C. trachomatis bởi vì thường xảy ra khả năng nhiễm trùng phối hợp.
Phác đồ điều trị khuyến cáo
· Si-rô erythromycin, 50mg/ kg/ ngày uống, chia 4 lần/ ngày x 14 ngày.
Phác đồ thay thế
· trimethoprim 40mg với sulfamethoxazole 200mg, uống 2 lần mỗi ngày trong 14 ngày.

5 Adair CD et al. Chlamydia in pregnancy: a randomized trial of azithromycin and erythromycin. 

   Obstet Gynecol, 1998, 91:165-168.
6 Wehbeh HA et al. Single dose azithromycin for chlamydia in pregnant women. J Reprod Med, 

   1998,43:509-514

Chú ý
Không có bằng chứng nào cho rằng điều trị thêm bằng thuốc nhỏ mắt sẽ có hiệu quả hơn.  Nếu viêm kết mạc tái phát sau khi điều trị đủ liều, cần điều trị lại bằng erythromycin thêm hai tuần nữa.
VIÊM PHỔI Ở TRẺ EM

Phác đồ điều trị khuyến cáo
· Si-rô erythromycin 50mg/ kg/ ngày uống, chia làm 4 lần/ ngày x 14 ngày

Chú ý
· Thời gian điều trị tối ưu chưa được xác định, nhưng không nên ít hơn 14 ngày.
3.3. U HẠT BẠCH HUYẾT HAY HỘT XOÀI

Người ta đưa ra điều trị dựa theo ý kiến của nhiều chuyên gia và các nghiên cứu so sánh đã được công bố bởi Bản tin TCYTTG vào năm 1963.7
Phác đồ điều trị khuyến cáo
· doxycycline, 100mg uống 2 lần/ ngày x 14 ngày

HOẶC
· erythromycin, 500mg uống 4 lần/ ngày x 14 ngày

Phác đồ thay thế
· tetracycline, 500mg uống 4 lần/ ngày x 14 ngày

Chú ý
· Chống chỉ định dùng tetracyclines cho phụ nữ có thai.
· Hạch bạch huyết nên được chọc hút xuyên qua da lành.  Rạch và dẫn lưu hoặc cắt bỏ hạch có thể kéo dài thời gian khỏi bệnh.  Khi bệnh tiến triển phải điều trị kéo dài hơn 14 ngày và khi có di chứng như hẹp và/ hoặc có lỗ dò thì phải phẫu thuật.

7 Greaves AB. The frequency of lyphogranuloma venereum in person with perirectal abscesses, 
   fistulae-in-ano, or both. Bulletin of the World Health Organization,1963, 29:797-801
3.4. GIANG MAI
TÓM TẮT BIỂU HIỆN LÂM SÀNG

Giang mai là một bệnh hệ thống do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra.  Bệnh được phân loại thành giang mai bẩm sinh (do mẹ bị bệnh lây truyền cho thai nhi trong thời gian mang thai) hoặc giang mai mắc phải (lây qua truyền máu hoặc tiếp xúc tình dục với người bị bệnh).
Giang mai mắc phải được chia thành giang mai sớm và giang mai muộn.  Giang mai sớm bao gồm giang mai thời kỳ I, thời kỳ II và giang mai kín sớm.  Giang mai muộn gồm giang mai kín muộn, gôm giang mai, giang mai thần kinh, và giang mai tim mạch.
Giang mai thời kỳ I đặc trưng bởi loét hoặc săng tại nơi nhiễm trùng hoặc nơi bị tiêm nhiễm.  Giang mai thời kỳ II biểu hiện bằng những mẩn đỏ trên da, sẩn ướt, thương tổn da niêm mạc và hạch bạch huyết to toàn thân.
Như tên gọi của nó, giang mai tiềm ẩn hay giang mai kín không có biểu hiện lâm sàng.  Nếu kéo dài < 2 năm, nó được gọi là giang mai kín sớm và > 2 năm được gọi là giang mai kín muộn.  TCYTTG đã dựa trên phân loại này để đánh giá mức độ lây nhiễm giang mai và đáp ứng của nó với điều trị.  Giai đoạn sớm thì lây nhiễm hơn nhưng đáp ứng với điều trị tốt hơn.
Trong giai đoạn sớm của giang mai thời kỳ I, thử nghiệm cardiolipin/ các test không dùng xoắn khuẩn (phản ứng huyết thanh không đặc hiệu) như ø VDRL và RPR có thể âm tính và vì thế không được coi như bệnh nhân không nhiễm giang mai.
Lưu ý trong điều trị
Nồng độ của kháng sinh trong huyết thanh và dịch não tủy cần phải đủ để diệt được xoắn khuẩn và đạt được hiệu quả điều trị giang mai.  Nồng độ penicillin > 0,018 mg/ lít thì coi như là đủ và yêu cầu duy trì ít nhất 7–10 ngày trong giang mai sớm và kéo dài hơn trong giang mai muộn.  Tác động kéo dài của benzathine benzylpenicillin với liều 2,4 triệu đơn vị/ tuần x3 tuần đủ để penicillin có trong máu diệt được xoắn khuẩn trong 3 tuần.
Điều trị với penicillin bằng đường tiêm chích được ưa thích hơn đường uống vì nó bảo đảm đủ khả dụng sinh học và cũng dễ giám sát.  Cần có thêm nhiều dữ liệu về điều trị giang mai bằng tiêm ceftriaxone hoặc uống azithromycin, trước khi được khuyến cáo sử dụng rộng rãi.  Nếu điều trị bệnh giang mai bằng azithromycin thì được thêm nhiều thuận lợi vì nó chữa được cả chlamydia, hạ cam mềm lẫn bệnh lậu.
Bệnh nhân bị giang mai tim mạch nên có bác sĩ chuyên khoa tim mạch thăm khám và quản lý.  Bệnh nhân bị giang mai thần kinh và tim mạch nên được theo dõi trong nhiều năm về lâm sàng, huyết thanh học, dịch não tủy, và tùy theo sự đánh giá của thầy thuốc lâm sàng đối với tình trạng của từng bệnh nhân, có thể cần chụp X quang.
Theo dõi bệnh nhân đã điều trị
Để theo dõi bệnh nhân đã điều trị giang mai sớm, nên dựa vào các dịch vụ y khoa và nguồn lực có sẵn.  Cần đánh giá tình trạng lâm sàng và chú ý tìm sự tái nhiễm trong năm đầu sau khi điều trị.  Bệnh nhân đã được dùng đủ liều benzathine benzylpenicillin nên được lượng giá về lâm sàng và huyết thanh học (test không dùng xoắn khuẩn như phản ứng VDRL hoặc RPR) sau ba tháng để đánh giá kết quả điều trị.  Lần đánh giá thứ nhì được thực hiện sau sáu tháng, lần thứ ba sau 12 tháng để xác định tình trạng tái nhiễm của bệnh nhân.
 Trong các giai đoạn trên, phải điều trị lại khi:
· các triệu chứng lâm sàng của giang mai tiến triển còn dai dẳng hay tái xuất hiện;
· tăng hiệu giá kháng thể của các phản ứng huyết thanh không đặc hiệu.
Nên thực hiện xét nghiệm dịch não tủy trước khi điều trị lại, trừ trường hợp bệnh nhân bị tái nhiễm hoặc đã được chẩn đoán là bị giang mai sớm.  Điều trị lại với phác đồ khuyến cáo của giang mai muộn, có thời gian diễn tiến trên hai năm.  Thông thường, chỉ cần điều trị lại một đợt vì những bệnh nhân đã được điều trị đủ liều thì hiệu giá kháng thể của phản ứng huyết thanh không đặc hiệu sẽ duy trì ở mức độ thấp và ổn định.
GIANG MAI VÀ NHIỄM HIV

Nên động viên tất cả bệnh nhân bị giang mai tầm soát thêm HIV vì chúng có mối quan hệ mật thiết với nhau và khả năng nhiễm trùng phối hợp với tỉ lệ cao, nhằm đánh giá và quản lý về mặt lâm sàng.  Giang mai thần kinh cần được khám kỹ để chẩn đoán phân biệt với bệnh lý thần kinh ở người bị nhiễm HIV.  Trường hợp giang mai bẩm sinh, mẹ nên được xét nghiệm thêm HIV, nếu HIV (+), đứa bé phải được khám hoặc theo dõi sát.
Điều trị bệnh nhân bị giang mai sớm có nhiễm HIV cũng giống như không nhiễm HIV.  Tuy nhiên, có tác giả khuyên nên xét nghiệm dịch não tủy và/ hoặc điều trị tăng liều ở những bệnh nhân vừa nhiễm HIV vừa bị giang mai.  Trong tất cả các trường hợp, phải điều trị đầy đủ và theo dõi cẩn thận.
GIANG MAI VÀ THAI NGHÉN

Phụ nữ có thai được coi như là một nhóm đặc biệt, đòi hỏi phải giám sát chặt chẽ, đặc biệt khám phá ra những trường hợp tái nhiễm sau điều trị.  Phải điều trị cho cả bạn tình của họ.  Ở mọi giai đoạn thai nghén, nếu không bị dị ứng với penicillin, phụ nữ có thai bị giang mai được khuyến cáo điều trị giống như không có thai.
Hiệu quả của erythromycin ở mọi thời kỳ của giang mai và khả năng phòng ngừa giang mai bẩm sinh của nó rất đáng nghi ngờ, vì có nhiều trường hợp thất bại điều trị đã được báo cáo.  Hiệu năng của nó đối với giang mai thần kinh cũng thấp.  Mặc dù còn thiếu tài liệu, nhưng người ta khuyên nên sử dụng dài ngày cephalosporin thế hệ thứ ba cho phụ nữ có thai bị dị ứng với penicillin nhưng không biểu hiện phản ứng phản vệ.
Việc giải mẫn cảm với penicillin ở phụ nữ có thai bị giang mai đòi hỏi phải được thực hiện tại bệnh viện.  Điều này không thể làm được ở tuyến săn sóc sức khỏe ban đầu và không thể coi như một thủ tục thường quy.
Theo dõi
Theo dõi điều trị, định lượng phản ứng huyết thanh không đặc hiệu như VDRL/ RPR nên được thực hiện hàng tháng cho đến khi đẻ.  Điều trị lại nếu có bằng chứng huyết thanh chứng tỏ bệnh tái nhiễm hoặc tái phát.
GIANG MAI BẨM SINH

Giang mai bẩm sinh được chia thành sớm (< 2 tuổi) và muộn (> 2 tuổi).
Có thể phòng ngừa được giang mai bẩm sinh.  Chương trình phòng ngừa phải triển khai chiến lược sàng lọc bệnh giang mai ở phụ nữ có thai.  Việc sàng lọc phải được thực hiện ở lần khám thai đầu tiên.  Các chương trình phòng chống giang mai đã thu được kết quả tốt nhờ lặp lại xét nghiệm ở tuần thứ 28 của thai kỳ và khi sinh cho các quần thể có tỉ lệ mắc giang mai bẩm sinh cao trong dân số.
Mẹ bị giang mai có thể sinh ra con bị giang mai bẩm sinh, nhưng nguy cơ này sẽ rất nhỏ nếu bà mẹ được tiêm penicillin trong thai kỳ.  Tất cả những đứa bé có mẹ bị huyết thanh giang mai dương tính nên được thăm khám lúc sinh và hàng tháng trong ba tháng cho đến khi xác định phản ứng huyết thanh âm tính.  Kháng thể truyền từ mẹ sang con thường biến mất trong vòng ba tháng sau khi sinh.  Nếu có điều kiện, làm phản ứng huyết thanh đặc hiệu với IgM sẽ giúp ích cho chẩn đoán.
Tất cả những đứa trẻ sinh ra từ bà mẹ có phản ứng huyết thanh giang mai dương tính cần được điều trị với benzathine benzylpenicillin 50 000 đơn vị/ kg (tiêm bắp) cho dù bà mẹ có được điều trị với penicillin trong thời gian mang thai hay không.  Tất cả trẻ sinh ra từ mẹ có huyết thanh giang mai dương tính và có triệu chứng lâm sàng, được khuyến cáo nhập viện điều trị.  Những đứa bé có hay không có triệu chứng giang mai nhưng có dịch não tủy bất thường (cho đến 2 tuổi) phải được điều trị theo phác đồ giang mai bẩm sinh sớm.
Giang mai bẩm sinh sớm thường đáp ứng tốt với điều trị, cả về lâm sàng và huyết thanh học, nếu điều trị đủ liều bằng penicillin.  Sự bình phục có thể đến chậm ở những đứa trẻ quá yếu, có tổn thương lan rộng ở da, niêm mạc, xương hoặc nội tạng.  Những trẻ đó nếu dinh dưỡng kém sẽ có thể không chịu đựng nổi các nhiễm trùng phối hợp, như viêm phổi chẳng hạn.
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ GIANG MAI

GIANG MAI SỚM

(Giang mai thời kỳ I, thời kỳ II, giang mai kín < 2 năm)

Phác đồ điều trị khuyến cáo
· benzathine benzylpenicillin,8 2,4 triệu đơn vị tiêm bắp 1 lần duy nhất.  Do khối lượng lớn, liều này nên được chia ra tiêm ở hai nơi khác nhau

Phác đồ thay thế
· procaine benzylpenicillin,9 1,2 triệu đơn vị/ ngày, tiêm bắp trong 10 ngày liên tiếp

Phác đồ thay thế cho bệnh nhân không có thai dị ứng với penicillin
· doxycycline, 100mg uống 2 lần/ ngày x14 ngày

HOẶC
· tetracycline, 500mg uống 4 lần/ ngày x 14 ngày

Phác đồ thay thế cho bệnh nhân có thai dị ứng với penicillin
· erythromycin, 500mg uống 4 lần/ ngày x 14 ngày

GIANG MAI KÍN MUỘN

(kéo dài > 2 năm, không có biểu hiện lâm sàng của bệnh giang mai)

Phác đồ điều trị khuyến cáo
· benzathine benzylpenicillin, 2,4 triệu đơn vị tiêm bắp 1 lần/ tuần x 3 tuần liên tiếp

8 Benzathine benzylpenicillin còn được gọi là benzathine penicillin G, benzylpenicillin benzathine, 

   benzathine penicillin.
9 Procaine benzylpenicillin còn được gọi là procaine penicillin G.
Phác đồ thay thế
· procaine benzylpenicillin, 1,2 triệu đơn vị tiêm bắp 1 lần/ ngày x 20 ngày liên tiếp

Phác đồ thay thế cho bệnh nhân không có thai dị ứng với penicillin
· doxycycline, 100mg uống 2 lần/ ngày x 30 ngày

HOẶC
· tetracycline, 500mg uống 4 lần/ ngày x 30 ngày

Phác đồ thay thế cho bệnh nhân có thai bị dị ứng với penicillin
· erythromycin, 500mg uống 4 lần/ ngày x 30 ngày

GIANG MAI THẦN KINH

Phác đồ điều trị khuyến cáo
· aqueous benzylpenicillin,10 12–24 triệu đơn vị tiêm tĩnh mạch/ ngày, cụ thể là tiêm 2–4 triệu đơn vị/ lần x 6 lần/ ngày, trong 10–14 ngày

Phác đồ thay thế
· procain benzylpenicillin, 1,2 triệu đơn vị tiêm bắp 1 lần/ ngày và probenecid, 500mg uống 4 lần/ ngày, cả hai trong 10–14 ngày

Phác đồ này chỉ nên sử dụng cho những bệnh nhân hợp tác tốt.
Chú ý
· Có tác giả khuyến cáo dùng thêm benzathine benzylpenicillin 2,4 triệu đơn vị tiêm bắp 1 lần/ tuần x 3 tuần liên tiếp, sau khi đã dùng đầy đủ một trong các phác đồ điều trị trên, nhưng không có tài liệu nào ủng hộ.  Benzathine benzylpenicillin, 2,4 triệu đơn vị tiêm bắp không đem lại đủ nồng độ điều trị thích hợp trong dịch não tủy.

10 Aqueous benzylpenicillin còn được gọi là benzylpenicillin potassium, benzylpenicillin sodium, 

     crystalline penicillin, penicillin G potassium, penicillin G sodium.

Phác đồ thay thế cho bệnh nhân không có thai dị ứng với penicillin
· doxycycline, 100mg uống 2 lần/ ngày x 30 ngày

HOẶC
· tetracycline, 500mg uống 4 lần/ ngày x 30 ngày
Chú ý
· Các phác đồ thay thế penicillin ở trên trong điều trị giang mai thần kinh chưa được lượng giá trong các nghiên cứu có tính hệ thống.  Mặc dù chưa có tài liệu nào đề cập nhiều đến hiệu năng của các cephalosporins thế hệ thứ 3, chúng có thể hữu ích trong điều trị giang mai thần kinh.
· Bất kỳ giai đoạn nào của giang mai cũng đều ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương.  Biểu hiện lâm sàng của giang mai thần kinh (triệu chứng của mắt hoặc tai, hoặc liệt thần kinh sọ) hướng đến xét nghiệm dịch não tủy.  Dù sao, cũng nên xét nghiệm dịch não tủy ở tất cả những bệnh nhân bị giang mai > 2 năm, hoặc không rõ thời gian, để đánh giá có bị giang mai thần kinh không triệu chứng hay không.  Vài chuyên gia khuyên nên hỏi thầy thuốc chuyên khoa thần kinh khi chăm sóc cho bệnh nhân bị giang mai thần kinh.  Cần theo dõi họ cẩn thận.
GIANG MAI BẨM SINH

A. Giang mai bẩm sinh sớm (< 2 tuổi)
VÀ
Trẻ em có dịch não tủy bất thường
Phác đồ điều trị khuyến cáo
· aqueous benzylpenicillin, 100 000–150 000 đơn vị/ kg/ ngày, tương đương với 50 000 đơn vị/ kg/ lần tiêm mạch mỗi 12 giờ, x 7 ngày đầu sau khi sinh, và mỗi 8 giờ x 3 ngày kế tiếp cho đủ 10 ngày.
HOẶC
· procain benzylpenicillin, 50 000 đơn vị/ kg/ ngày tiêm bắp một lần duy nhất x 10 ngày

Chú ý
Vài chuyên gia điều trị cho tất cả trẻ em có dịch não tủy bất thường y như thể đã bị giang mai bẩm sinh.  Các kháng sinh khác với penicillin như erythromycin… không được khuyên dùng cho giang mai bẩm sinh, trừ khi bị dị ứng với penicillin.  Không dùng tetracycline cho trẻ em.
B. Giang mai bẩm sinh muộn (> 2 tuổi)
Phác đồ điều trị khuyến cáo
· aqueous benzylpenicillin, 200 000–300 000 đơn vị/ kg/ ngày tiêm mạch hoặc tiêm bắp, tương đương 50 000 đv/ kg/ lần mỗi 4–6 giờ x 10–14 ngày

Phác đồ thay thế cho trẻ em >1 tháng tuổi bị dị ứng với penicillin
· erythromycin, 7,5–12,5mg/ kg uống 4 lần/ ngày x 30 ngày

3.5. HẠ CAM MỀM

Do Haemophillus ducreyi, là trực khuẩn Gram (–) kỵ khí không bắt buộc, gây ra.  Bệnh thường gặp ở một số nơi trên thế giới như Châu Phi, vùng Ca-ri-bê và Đông Nam Á.  Vì tetracyclines và penicillins đã bị đề kháng lan rộng ở khắp nơi nên không còn được sử dụng để điều trị hạ cam mềm.  Dùng thuốc hiệu quả và liều duy nhất để bệnh nhân dễ tuân thủ điều trị.
Quản lý thương tổn
Không cần phải điều trị gì đặc biệt.  Giữ vết loét cho sạch.  Chọc hút hạch bạch huyết phập phều xuyên qua vùng da lành.  Đừng rạch và dẫn lưu hoặc cắt bỏ hạch vì như thế có thể kéo dài thời gian lành bệnh.
Theo dõi
Tất cả bệnh nhân nên được theo dõi cho đến khi khỏi hẳn.  Đối với các bệnh nhân bị nhiễm HIV, hiệu quả điều trị sẽ kém hơn, nhưng cũng có thể do nhiễm trùng phối hợp với herpes sinh dục hoặc giang mai.  Vì nhiễm HIV và hạ cam mềm có liên quan chặt chẽ với nhau, nên điều trị ngày càng khó khăn hơn, bệnh nhân nên được theo dõi hàng tuần cho đến khi bệnh được cải thiện rõ ràng.

Phác đồ điều trị khuyến cáo
· ciprofloxacin, 500mg uống 2 lần/ ngày x 3 ngày

HOẶC
· erythromycin base, 500mg uống 4 lần/ ngày x 7 ngày

HOẶC
· azithromycin, 1g uống liều duy nhất

Phác đồ thay thế
· ceftriaxone, 250 mg tiêm bắp, liều duy nhất

3.6. U HẠT BẸN (DONOVANOSIS)
Do Klebsiella granulomatis (trước đây được gọi là Calymmatobacterium granulomatis), vi khuẩn Gram (–) nội bào, gây ra.  Biểu hiện lâm sàng là các thương tổn diễn tiến đến vết loét không đau và không kèm theo hạch vùng.  Thương tổn chứa nhiều mạch máu và dễ chảy máu khi tiếp xúc.
Phải điều trị liên tục cho đến khi thương tổn lành hẳn.
Phác đồ điều trị khuyến cáo
· azithromycin, ngày đầu uống 1g, sau đó uống 500mg 1 lần/ ngày

HOẶC
· doxycycline, 100mg uống 2 lần/ ngày

Phác đồ thay thế
· erythromycin, 500mg uống 4 lần/ ngày
HOẶC
· tetracycline, 500mg uống 4 lần/ ngày
HOẶC
· trimethoprim 80 mg/ sulfamethoxazole 400mg, uống 2 lần/ ngày x tối thiểu 14 ngày

Chú ý
Đối với các bệnh nhân nhiễm HIV, điều trị thêm với một kháng sinh tiêm họ aminoglycoside như gentamicin nên được cân nhắc cẩn thận.

Theo dõi
Bệnh nhân cần được theo dõi cho đến khi khỏi hẳn triệu chứng lâm sàng.
3.7. NHIỄM HERPES SINH DỤC

Do nhiễm herpes simplex virus type 2 (HSV2) gây ra.  Bệnh có đñộ lưu hành cao ở nhiều vùng trên thế giới và là nguyên nhân thường gặp nhất của loét sinh dục.  Về phương diện y tế công cộng, HSV2 có liên quan đến vai trò tạo thuận lợi cho sự lây truyền HIV.
Chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nhưng bệnh nhân có thể cải thiện triệu chứng lâm sàng nếu được điều trị với acyclovir hoặc các thuốc tương tự càng sớm càng tốt, ngay sau khi bắt đầu có triệu chứng.  Điều trị có thể làm giảm sự hình thành của các thương tổn mới, rút ngắn thời gian đau, thời gian khỏi bệnh và thời gian đào thải của siêu vi.  Tuy nhiên, nó không ngăn được sự tái phát tự nhiên của bệnh.  Thuốc bôi acyclovir chỉ rút ngắn rất ít thời gian có triệu chứng, vì thế không được khuyến cáo.
Herpes tái phát
Hầu hết những bệnh nhân bị herpes sinh dục sơ nhiễm sẽ bị tái phát lại.  Điều trị bằng thuốc kháng siêu vi sẽ rút ngắn thời gian bị bệnh.  Nhiều trường hợp cho kết quả tốt khi điều trị bằng thuốc này, tuy nhiên cần giải thích cho bệnh nhân trước khi quyết định dùng thuốc.  Điều trị sớm trong giai đoạn tiền triệu hoặc một ngày trước khi thương tổn xuất hiện thì tốt nhất.
NHIỄM HERPES Ở PHỤ NỮ CÓ THAI

Nếu bị herpes sơ nhiễm, điều trị bằng acyclovir đường uống.
Mẹ bị herpes sinh dục sơ nhiễm không lâu trước khi đẻ, nếu sinh qua đường âm đạo trẻ sơ sinh sẽ có nguy cơ bị herpes sơ sinh.  Nguy cơ này sẽ rất thấp nếu trẻ sinh ra từ những bà mẹ bị herpes tái phát.  Cấy dịch tiết sinh dục vào giai đoạn cuối của thai kỳ ít dự báo nguy cơ bị nhiễm vào lúc sinh.  Hỏi bệnh sử và khám lâm sàng cẩn thận sẽ giúp cân nhắc xem có cần thực hiện thủ thuật mổ bắt con hay không cho người mẹ bị herpes sinh dục.
NHIỄM HERPES KẾT HỢP VỚI NHIỄM HIV

Ở người suy yếu miễn dịch, thường xảy ra các vết loét da– niêm dai dẳng và/ hoặc nặng ở vùng lan rộng quanh hậu môn, bìu dái hoặc dương vật.  Thương tổn có thể đau và không điển hình, khiến cho chẩn đoán lâm sàng gặp nhiều khó khăn.  Diễn tiến tự nhiên của cảm giác đau do herpes có thể thay đổi.  Hầu hết bệnh nhân bị herpes có kèm theo nhiễm HIV đều đáp ứng với điều trị bằng acyclovir, nhưng phải tăng liều và kéo dài thời gian.  Rồi sau đó, nhiều bệnh nhân đáp ứng tốt với điều trị ngăn chặn lâu dài.  Trong một vài trường hợp, bệnh nhân có thể đột biến bị thiếu hụt thymidine-kinase, làm trị liệu kháng virus chuẩn trở nên không hiệu quả.
ĐIỀU TRỊ NGĂN CHẶN
Điều trị ngăn chặn hàng ngày làm giảm > 75% tần suất tái phát trong số bệnh nhân thường bị tái phát (> 6 lần/ năm).  Độ an toàn và hiệu quả đã được ghi nhận trong số các bệnh nhân được điều trị hàng ngày bằng acyclovir trong sáu năm, bằng valaciclovir và famciclovir trong một năm.  Điều trị ngăn chặn không liên quan với sự đề kháng với acyclovir trên lâm sàng, trong số các bệnh nhân còn sức miễn dịch.
Điều trị ngăn chặn bằng acyclovir sẽ làm giảm nhưng không loại trừ được sự lan tràn của siêu vi không triệu chứng.  Do đó, điều trị ngăn chặn có thể phòng ngừa được sự lây truyền của HSV hay không vẫn chưa được biết rõ.
PHÁC ĐỒ TÙY CHỌN ĐỂ ĐIỀU TRỊ HERPES SINH DỤC

Phác đồ điều trị khuyến cáo cho Herpes sơ nhiễm
· acyclovir, 200 mg uống 5 lần/ ngày x 7 ngày
HOẶC
· acyclovir, 400mg uống 3 lần/ ngày x 7 ngày
HOẶC
· valaciclovir, 1g uống 2 lần/ ngày x7 ngày

HOẶC
· famciclovir 250mg uống 3 lần/ ngày x7 ngày

Phác đồ điều trị khuyến cáo cho Herpes tái phát
· acyclovir, 200mg uống 5 lần/ ngày x 5 ngày
HOẶC
· acyclovir, 400 mg uống 3 lần/ ngày x 5 ngày
HOẶC
· acyclovir, 800 mg uống 2 lần/ ngày x 5 ngày

HOẶC
· valaciclovir, 500 mg uống 2 lần/ ngày x 5 ngày

HOẶC
· valaciclovir, 1000 mg uống 1 lần/ ngày x 5 ngày
HOẶC
· famciclovir, 125 mg uống 2 lần/ ngày x 5 ngày

Phác đồ khuyến cáo trong điều trị ngăn chặn
· acyclovir, 400 mg uống 2 lần/ ngày, liên tục

HOẶC
· valaciclovir, 500 mg uống 1 lần/ ngày
HOẶC
· valaciclovir, 1000 mg uống 1 lần/ ngày

HOẶC
· famciclovir, 250 mg uống 2 lần/ ngày

Chú ý
· Sau một năm điều trị liên tục, có một vài chuyên gia đề nghị ngưng acyclovir để đánh giá lại tỉ lệ tái phát.  Liều tiếp tục thấp nhất sẽ ức chế sự tái phát riêng cho từng người chỉ được xác định theo kinh nghiệm.
Phác đồ khuyến cáo cho các trường hợp bệnh nặng
· acyclovir, 5–10 mg/ kg tiêm mạch mỗi 8 giờ x 5–7 ngày hoặc cho đến khi hết dấu hiệu lâm sàng.
Phác đồ điều trị khuyến cáo cho các trường hợp nặng kết hợp với nhiễm HIV
· acyclovir, 400 mg uống 3–5 lần/ ngày đến khi hết dấu hiệu lâm sàng

Phác đồ điều trị khuyến cáo cho trẻ sơ sinh
· acyclovir, 10 mg/ kg tiêm mạch 3 lần/ ngày x 10–21 ngày

3.8. MÀO GÀ

Mào gà là một NKLQTD rất thường gặp, do human papilloma virus (HPV) gây ra.  Mào gà không đau và không dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, trừ khi chúng gây ra tắc nghẽn, đặc biệt ở phụ nữ có thai.  Cắt bỏ đi các thương tổn không có nghĩa là đã chữa được sự nhiễm trùng.  Podophyllin, podophyllotoxin hoặc trichloracetic acid (TCA) thường được dùng để chữa mào gà bộ phận sinh dục ngoài và mào gà quanh hậu môn.  Nếu có sẵn, nhiều tác giả thích dùng liệu pháp lạnh với nitrogen lỏng, tuyết carbonic hoặc que lạnh đông.  Liệu pháp lạnh không độc, không cần dùng thuốc tê, không để lại sẹo.
Cần thăm khám bạn tình.  Bệnh nhân bị mào gà ở hậu môn–sinh dục phải được biết rằng bệnh có khả năng lây nhiễm cho bạn tình của họ.  Khuyên họ nên dùng bao cao su để làm giảm khả năng lây nhiễm.
Có những chủng HPV đặc biệt làm tăng khả năng bị ung thư xâm lấn cổ tử cung.  Do vậy cần khám cổ tử cung cho tất cả bệnh nhân nữ bị NKLQTD và làm phiến phết nhuộm Papanicolaou cổ tử cung đều đặn.  Tuy nhiên, có một tỉ lệ cao phiến phết ở người vị thành niên cũng cho thấy bất thường một cách không chính xác.
Có thể chọn một trong hai cách điều trị mào gà hậu môn–sinh dục: hoặc bệnh nhân tự bôi (podophyllotoxin hoặc imiquimod) để tránh đi đến bệnh viện nhiều lần, hoặc thầy thuốc trực tiếp chữa cho bệnh nhân.  Với dung dịch podophyllotoxin 0,5%, có thể tẩm bằng que quấn gòn, còn dạng gel thì chỉ cần bôi bằng đầu ngón tay.
Phác đồ điều trị khuyến cáo cho mào gà sinh dục
A. Hóa chất
Bệnh nhân tự bôi
· podophyllotoxin 0,5% dạng dung dịch hoặc dạng gel, bôi 2 lần mỗi ngày x 3 ngày, 4 ngày kế tiếp không điều trị.  Lặp lại 4 đợt như trên (thể tích tối đa của podophyllotoxin không vượt quá 0,5ml mỗi ngày)

HOẶC
· kem imiquimod 5%, dùng ngón tay để bôi thuốc vào buổi tối, để qua đêm, 3 lần/ tuần x 16 tuần.  Rửa sạch tay bằng nước và xà phòng tức thì sau khi bôi, còn vùng điều trị được rửa sạch sau 6–10 giờ.
Chú ý
· Chưa chứng minh được độ an toàn của podophyllotoxin và imiquimod ở phụ nữ có thai.
Thầy thuốc trực tiếp chữa cho bệnh nhân
· bôi cẩn thận hỗn hợp podophyllin 10–25% với cồn benzoin lên mào gà, tránh dây vào vùng da bình thường.  Đối với mào gà bộ phận sinh dục ngoài và hậu môn, 1–4 giờ sau phải rửa thật sạch.  Đối với mào gà âm đạo hoặc hậu môn, phải chờ cho podophyllin khô đi trước khi tháo bỏ mỏ vịt hoặc dụng cụ soi hậu môn.  Lặp lại cách này hàng tuần.
· nếu có, bôi podophyllotoxin 0,5%, một trong các thành phần hoạt tính của podophyllin resin.  Hiệu năng của nó tương đương với podophyllin, nhưng ít độc hơn và ít gây loét hơn.
· một số chuyên gia khuyên không nên dùng podophyllin đối với mào gà hậu môn.  Không nên dùng podophyllin với số lượng lớn vì nó độc và dễ hấp thu vào máu.  Chống chỉ định dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. 
HOẶC
· bôi cẩn thận TCA (trichloracetic acid) 80–90% lên mào gà, tránh dây vào vùng da bình thường xung quanh.  Lặp lại cách này hàng tuần.
B. VẬT LÝ

· liệu pháp lạnh với nitrogen lỏng, tuyết carbonic hoặc que lạnh đông.  Lặp lại mỗi 1–2 tuần

HOẶC
· đốt điện

HOẶC
· phẫu thuật cắt bỏ

MÀO GÀ ÂM ĐẠO

Phác đồ điều trị khuyến cáo
· liệu pháp lạnh với nitrogen lỏng
HOẶC
· podophyllin 10–25%, để cho khô trước khi tháo mỏ vịt.
HOẶC
· TCA 80–90%

MÀO GÀ CỔ TỬ CUNG

Phác đồ điều trị khuyến cáo
Chỉ điều trị khi biết kết quả xét nghiệm phiến Pap cổ tử cung.  Hầu hết các chuyên gia khuyên không nên sử dụng podophyllin hoặc TCA đối với mào gà cổ tử cung.
Lời khuyên khi điều trị mào gà cổ tử cung
· bệnh nhân nên được thăm khám, quản lý bởi một nhà chuyên môn

· làm phiến Pap cổ tử cung
· không dùng TCA hoặc podophyllin

MÀO GÀ LỖ TIỂU VÀ MÀO GÀ NIỆU ĐẠO

Có thể chữa mào gà lỗ tiểu bằng hỗn hợp podophyllin 10–25% với cồn benzoin hoặc podophyllotoxin 0,5%.  Chờ thuốc khô đi trước khi cho tiếp xúc với vùng da lành.  Có báo cáo cho rằng dùng podophyllin cho hiệu quả thấp.
Người hay bị mào gà lỗ tiễu tái phát nên được soi niệu đạo để chẩn đoán mào gà trong niệu đạo.  Vài tác giả thích điều trị bằng đốt điện.  Bôi kem fluorouracil 5% hoặc thiotepa vào niệu đạo có thể có hiệu quả, nhưng chưa được lượng giá đầy đủ.  Không được sử dụng podophyllin.
Phác đồ điều trị khuyến cáo
· liệu pháp lạnh

HOẶC
· podophyllin 10–25%

3.9. NHIỄM TRICHOMONAS VAGINALIS
Do T. vaginalis, động vật đơn bào có lông roi gây ra, hầu như chỉ lây qua đường tình dục ở người lớn.  Có thể không triệu chứng hoặc có ngứa âm hộ và dịch tiết âm đạo có mùi hôi ở phụ nữ, viêm niệu đạo ở nam giới.
Quản lý bạn tình
Nên thông báo và điều trị cho bạn tình.  Khuyên bệnh nhân không giao hợp cho đến khi cả hai đã khỏi bệnh.  Bệnh do T. vaginalis thường không có triệu chứng ở đàn ông nhưng càng ngày người ta càng thấy rằng nó là nguyên nhân của viêm niệu đạo không do lậu, không do chlamydia.
BỆNH DO TRICHOMONAS Ở PHỤ NỮ CÓ THAI

Nhiễm T. vaginalis ở phụ nữ có thai có thể liên quan đến những hậu quả bất lợi, đặc biệt là vỡ ối sớm, sinh non và trẻ sơ sinh có cân nặng thấp.  Ở người có triệu chứng thì các mối liên quan này càng quan trọng.  Cần nghiên cứu thêm để chứng minh tác dụng điều trị bệnh do T. vaginalis trong việc phòng ngừa hậu quả xấu có thể xảy ra trong thời kỳ thai nghén.
Mặc dù metronidazole không được khuyên dùng trong ba tháng đầu của thai kỳ, người ta vẫn điều trị sớm nhằm ngăn ngừa hậu quả xấu có thể xảy ra.  Trường hợp này nên dùng liều thấp hơn (2g liều duy nhất).  Các nghiên cứu và phương pháp siêu phân tích chưa chứng minh được sự liên quan giữa sử dụng metronidazole trong thời kỳ có thai và tác dụng sinh quái thai hay đột biến ở trẻ sơ sinh.
Theo dõi
Dặn bệnh nhân trở lại tái khám sau bảy ngày nếu triệu chứng vẫn còn.  Cần loại trừ khả năng tái nhiễm.  Những bệnh nhân chưa khỏi bệnh sau đợt điều trị đầu tiên thường đáp ứng tốt khi điều trị lặp lại với phác đồ bảy ngày.  Đã có báo cáo đề kháng với 5-nitroimidazoles, đó có thể là một nguyên nhân của thất bại điều trị.
Nếu bệnh nhân vẫn chưa khỏi bệnh khi được điều trị lại với metronidazole, có thể cho dùng metronidazole, 2g uống mỗi ngày và kết hợp với 500mg đặt âm đạo mỗi tối x 3–7 ngày.  Viên metronidazole đặt âm đạo có bán sẵn ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng chỉ nên dùng trong trường hợp bệnh dai dẳng khó chữa, không nên sử dụng trong lần điều trị đầu tiên.  Phác đồ thay thế: metronidazole 400mg hoặc 500mg,11 uống 2 lần/ ngày x 7 ngày.
Phác đồ điều trị khuyến cáo
· metronidazole, 2g uống liều duy nhất
HOẶC
· tinidazole, 2g uống liều duy nhất

Chú ý
Tỉ lệ khỏi bệnh ở nữ giới được báo cáo là 82%–88%, nhưng có thể tăng lên đến 95% nếu người bạn tình cùng được điều trị.
Phác đồ thay thế
· metronidazole, 400mg hoặc 500mg uống 2 lần/ ngày x7 ngày 

HOẶC
· tinidazole, 500mg uống 2 lần/ ngày x 5 ngày
Chú ý
· 5-nitroimidazoles cũng có hiệu quả (uống liều duy nhất hoặc dài ngày).
· Bệnh nhân đang dùng metronidazole hoặc các imidazoles khác không được uống rượu bia trong khi điều trị và sau đó 24 giờ.

11 Metronidazole có hai dạng đóng viên 200mg và 250mg.
· Nói chung không nên dùng metronidazole trong ba tháng đầu của thai kỳ

· Phụ nữ nhiễm T. vaginalis không triệu chứng vẫn được điều trị theo phác đồ như có triệu chứng.
Phác đồ điều trị khuyến cáo cho nhiễm trùng roi ở niệu đạo
· metronidazole, 400mg hoặc 500mg uống 2 lần/ ngày x 7 ngày

HOẶC
· tinidazole, 500mg uống 2 lần/ ngày x 5 ngày

Phác đồ điều trị khuyến cáo cho nhiễm trùng roi ở trẻ sơ sinh
· metronidazole, 5mg/ kg uống 3 lần/ ngày x 5 ngày

Chú ý
· Trẻ em có triệu chứng bệnh do T. vaginalis hoặc bị dai dẳng > 4 tháng tuổi ở vùng niệu–sinh dục thì cần được dùng metronidazole.
3.10. VIÊM ÂM ĐẠO DO VI KHUẨN

Viêm âm đạo do vi khuẩn (VÂĐVK) là một hội chứng lâm sàng do sự thay thế Lactobacillus spp. bình thường sản xuất ra hydrogen peroxide trong âm đạo, bởi nồng độ cao các vi khuẩn kỵ khí như Gardnerella vaginalis và Mycoplasma hominis.  Nguyên nhân của sự thay đổi vi khuẩn này cho đến nay vẫn chưa được hiểu rõ.
Trong khi bệnh do trùng roi là một NKLQTD, thì VÂĐVK chỉ là một bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục.  Điều trị cho bạn tình không giúp ích gì thêm.  Chỉ cần giảm bớt hoặc loại trừ các yếu tố đưa đến bệnh như dùng kháng sinh/ dung dịch sát khuẩn qua đường âm đạo, thụt rửa âm đạo nhiều lần.
Cần nghiên cứu thêm để xác định mối liên quan giữa sự biến đổi hệ vi sinh vật âm đạo và nhiễm HIV.
VÂĐVK Ở PHỤ NỮ CÓ THAI

Có bằng chứng cho thấy VÂĐVK có liên quan đến sự gia tăng hậu quả bất lợi cho thai kỳ (vỡ ối sớm, sinh non, trẻ sơ sinh nhẹ cân).  Thai phụ có triệu chứng nên được điều trị, còn những người có tiền sử sinh non trước đó nên được sàng lọc để phát hiện các trường hợp nhiễm trùng không triệu chứng.  Nếu triệu chứng tái phát, phải điều trị lại.  Không cần sàng lọc cho các thai phụ không triệu chứng và không có tiền sử sinh non trước đó.
Metronidazole không được khuyến cáo điều trị trong ba tháng đầu của thai kỳ, nhưng có thể sử dụng trong ba tháng giữa và ba tháng cuối.  Nếu phải sử dụng trong ba tháng đầu, nên dùng liều thấp hơn để giảm bớt tác dụng phụ.
VÂĐVK VÀ PHẪU THUẬT

Phụ nữ đang bị VÂĐVK mà phải tiến hành phẫu thuật ở đường sinh dục hoặc nạo phá thai thì phải được điều trị một đợt với metronidazole.
Phác đồ điều trị khuyến cáo cho VÂĐVK
· metronidazole, 400mg hoặc 500mg uống 2 lần/ ngày x7 ngày
Chú ý
· Bệnh nhân đang dùng metronidazole không được uống rượu bia trong khi điều trị và sau đó 24 giờ.
Phác đồ thay thế
· metronidazole, 2g uống liều duy nhất

HOẶC
· kem clindamycin 2%, bôi âm đạo mỗi tối x 7 ngày

HOẶC
· gel metronidazole 0,75%, 5g bôi âm đạo x 2 lần/ ngày x 5 ngày

HOẶC
· clindamycin, 300mg uống 2 lần/ ngày x 7 ngày

Theo dõi
Nếu triệu chứng còn dai dẳng cần quay trở lại tái khám để điều trị lại.
Phác đồ điều trị khuyến cáo cho phụ nữ có thai
· metronidazole, 200mg hoặc 250mg uống 3 lần/ ngày x 7 ngày nếu sau ba tháng đầu của thai kỳ

· metronidazole, 2g uống liều duy nhất, nếu bắt buộc điều trị trong ba tháng đầu của thai kỳ

Phác đồ thay thế
· metronidazole, 2g uống liều duy nhất

HOẶC
· clindamycin, 300mg uống 2 lần/ ngày x 7 ngày

HOẶC
· metronidazole 0,75% dạng gel, 5g bôi âm đạo 2 lần/ ngày x 7 ngày

3.11. BỆNH DO NẤM CANDIDA

CANDIDA ÂM HỘ–ÂM ĐẠO

Bệnh candida âm hộ–âm đạo thường do nấm Candida albicans gây ra.  Có đến 20% phụ nữ bị nhiễm trùng không triệu chứng.  Nếu có, thường là ngứa, đau âm hộ và dịch tiết âm đạo có thể vón cục nhưng không hôi.  Khám lâm sàng thấy đỏ và phù âm hộ hoặc có vết xước do cào gãi.
Bệnh nấm candida âm hộ–âm đạo thường không lây qua đường tình dục.  Không cần phải điều trị cho bạn tình, nhưng cũng cần xem xét lại đối với các trường hợp bệnh tái phát.  Có một số ít nam giới bị viêm qui đầu, biểu hiện bằng hồng ban qui đầu hoặc viêm ở qui đầu và da bao qui đầu.
Điều trị bằng thuốc bôi nhóm imidazoles (như miconazole, clotrimazole, econazole, butoconazole, terconazole) hoặc nystatin.  Mặc dù đắt tiền hơn nystatin nhưng imidazoles có hiệu quả hơn và thời gian điều trị ngắn hơn.
BỆNH NẤM CANDIDA ÂM HỘ–ÂM ĐẠO Ở PHỤ NỮ CÓ THAI

Mặc dù có vài phác đồ dùng liều duy nhất để điều trị nhưng độ an toàn và hiệu quả của nó trên phụ nữ có thai vẫn chưa được biết.  Chỉ nên dùng thuốc bôi/ đặt tại chỗ cho phụ nữ có thai, mà các thuốc nhóm azoles hiệu quả nhất là miconazole, clotrimazole, buconazole và terconazole.
BỆNH NẤM CANDIDA ÂM HỘ–ÂM ĐẠO VÀ NHIỄM HIV

Bệnh nấm candida âm hộ–âm đạo có mối tương quan với nhiễm HIV.  Bệnh thường nặng và hay tái phát.  Nói chung, cần điều trị kéo dài.  Thường cũng cần điều trị ngăn chặn lâu dài.
VẤN ĐỀ TÁI PHÁT
Cần loại bỏ các yếu tố dễ đưa đến tái phát là: dùng kháng sinh đường uống, thuốc kháng sinh/ sát khuẩn đặt âm đạo, thụt rửa âm đạo.  Một số yếu tố khác: bệnh tiểu đường không kiểm soát, sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch và corticosteroids.  Điều trị đồng thời ổ bệnh ở trực tràng với nystatin hoặc fluconazole đường uống không phòng ngừa được tái phát.
VIÊM DA BAO QUI ĐẦU

Viêm da bao qui đầu là tình trạng viêm ở qui đầu và bao qui đầu.  Viêm da bao qui đầu do C. albicans thường gặp ở những người bị các bệnh gây ức chế miễn dịch hoặc bệnh tiểu đường không kiểm soát.
Phác đồ điều trị khuyến cáo cho bệnh candida âm hộ–âm đạo 
· miconazole hoặc clotrimazole, 200mg đặt âm đạo/ ngày x 3 ngày

HOẶC
· clotrimazole, 500mg đặt âm đạo liều duy nhất

HOẶC
· fluconazole, 150mg uống liều duy nhất

Phác đồ thay thế
· nystatin, 100 000 đơn vị đặt âm đạo/ ngày x 14 ngày

Phác đồ điều trị khuyến cáo cho viêm da bao qui đầu
· kem clotrimazole 1%, bôi 2 lần/ ngày x 7 ngày

HOẶC
· kem miconazole 2%, bôi 2 lần/ ngày x 7 ngày

Phác đồ thay thế
· kem nystatin, bôi 2 lần/ ngày x 7 ngày

3.12. GHẺ

Do cái ghẻ, một loại ký sinh trùng tên gọi là Sarcoptes scabiei gây ra, là bệnh lây truyền do tiếp xúc lâu dài và trực tiếp giữa người với người.  Ở người lớn, thường do quan hệ tình dục.  Tuy nhiên, cũng có trường hợp bệnh lây truyền không liên quan với hoạt động tình dục.  Bệnh thường gặp ở những người sống ở trong môi trường chật hẹp như trường học, nhà quá đông người, nhà trẻ, bệnh viện tâm thần.  Để tránh thành kiến xã hội, không nên coi bệnh ghẻ như là một NKLQTD khi biết rõ nó chỉ do tiếp xúc thân thể.  Ngoài ra, cách quản lý bệnh nhân bị ghẻ do lây qua tình dục cũng khác hẳn.  Để dập tắt bệnh ghẻ ở người không do quan hệ tình dục, nhất thiết phải điều trị cho tất cả những người gần gũi.
Cái ghẻ có thể đào hầm xuyên qua da trong vòng một giờ.  Men proteases trong phân của cái ghẻ tạo ra phản ứng nhạy cảm dẫn đến triệu chứng đặc trưng là ngứa, thường là 2–6 tuần sau khi bị lây nhiễm.
Lưu ý đặc biệt
Sau khi chữa khỏi bệnh, có thể vẫn còn ngứa dai dẳng trong vài tuần.  Điều trị lặp lại một lần nữa sau một tuần nếu lâm sàng không cải thiện.  Điều trị hàng tuần chỉ cần thiết nếu chứng minh được còn hiện diện của cái ghẻ.  Khi chắc chắn không có tái nhiễm và đảm bảo đã điều trị đúng, nếu còn ngứa dai dẳng, đó chỉ là một phản ứng dị ứng và chỉ cần điều trị bằng thuốc kháng viêm bôi tại chỗ.  Quần áo, khăn trải giường vốn có thể đã bị nhiễm hai ngày trước khi bắt đầu điều trị, phải được giặt rồi phơi khô.
Điều trị ghẻ ở người trưởng thành, vị thành niên và trẻ lớn
Phác đồ điều trị khuyến cáo
· dung dịch hoặc kem lindane 1%, bôi lớp mỏng toàn thân từ cổ đến chân và rửa sạch sau 8 giờ

HOẶC
· kem permethrin 5%

HOẶC
· dung dịch benzyl benzoate 25%, bôi toàn thân từ cổ đến chân 2 đêm liên tục; bệnh nhân nên tắm trước khi bôi lại và 24 giờ sau khi bôi lần cuối
HOẶC
· dung dịch crotamiton 10%, bôi toàn thân từ cổ đến chân 2 đêm liên tục.  Phải rửa sạch hoàn toàn 24 giờ sau khi bôi lần hai.  Ở vài nơi, có khi phải bôi đến 5 đêm liên tục (crotamiton còn có tác dụng chống ngứa)
HOẶC
· mỡ lưu huỳnh 6%, bôi toàn thân từ cổ đến chân 3 đêm liên tục; bệnh nhân nên tắm trước khi bôi lặp lại và 24 giờ sau khi bôi thuốc lần cuối

Chú ý
· Không được dùng lindane cho phụ nữ có thai và cho con bú.
· Sự đề kháng với lindane đã được báo cáo ở một số vùng.
Điều trị ghẻ ở trẻ < 10 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú
Phác đồ điều trị khuyến cáo
· crotamiton 10%, bôi như trên

HOẶC
· lưu huỳnh 6%, bôi như trên

HOẶC
· kem permethrin 5%, bôi giống như lưu huỳnh 6%

Người tiếp xúc với bệnh nhân
Người có tiếp xúc tình dục và ở chung nhà đều cần được điều trị như trên

3.13. RẬN MU

Do con rận có tên Phthirus pubis gây ra.  Bệnh thường lây truyền do quan hệ tình dục.  Bệnh nhân thường đi khám vì bị ngứa.
Phác đồ điều trị khuyến cáo
· kem hoặc dung dịch lindane, chà nhẹ nhàng và thật kỹ lên vùng bị bệnh và vùng lông kế cận, rửa sạch sau 8 giờ; hoặc dùng lindane 1% dạng dầu gội, để trong 4 phút, sau đó rửa sạch hoàn toàn.
HOẶC
· pyrethrins thêm piperonyl butoxide, bôi lên vùng bệnh và vùng lông kế cận, rửa sạch sau 10 phút.  Nếu 7 ngày sau vẫn thấy rận mu hoặc trứng của nó tại vùng nối giữa da và lông thì điều trị lại.  Quần áo, khăn trải giường vốn có thể đã bị nhiễm hai ngày trước khi bắt đầu điều trị, phải được giặt rồi phơi khô.
HOẶC
· permethrin 1%, như trên

Chú ý
· Không được sử dụng lindane cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú.
Lưu ý đặc biệt
Nhiễm rận ở mi mắt cần được điều trị bằng thuốc mỡ tra mắt được hút giữ ở bờ mi mắt, tra mỗi ngày trong 10 ngày để bao kín rận và trứng của nó.  Tránh để thuốc bôi dính vào mắt.
4. NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRONG ĐIỀU TRỊ

4.1. CHỌN LỰA PHÁC ĐỒ KHÁNG SINH

HIỆU NĂNG
Hiệu năng là tiêu chuẩn quan trọng nhất khi chọn lựa kháng sinh.  Một cách lý tưởng, các phác đồ điều trị các NKLQTD phải có tỉ lệ chữa khỏi bệnh ít nhất là 95%.  Những phác đồ kháng sinh có kết quả chữa khỏi với tỉ lệ thấp hơn chỉ nên sử dụng một cách dè dặt bởi vì trong một quần thể dân có tính nhạy cảm không ổn định với kháng sinh, thuốc có thể chọn lọc những dòng vi khuẩn kháng thuốc và nhanh chóng hạn chế hiệu quả sử dụng của nó.  Phải rất thận trọng khi áp dụng các phác đồ mà tỉ lệ chữa khỏi trong khoảng 85%–95%.  Còn những phác đồ có tỉ lệ chữa khỏi bệnh thấp hơn thì không thể chấp nhận.
Để giảm nguy cơ phát triển và lan truyền những chủng vi khuẩn kháng thuốc, các chương trình đặc biệt để quản lý NKLQTD nên được thiết kế cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như là những người hành nghề mại dâm và khách mua dâm.  Phác đồ điều trị cho các nhóm đối tượng này phải có tỉ lệ chữa khỏi bệnh hầu như là 100%, và các giáo dục viên đồng đẳng và nhân viên săn sóc sức khỏe đồng đẳng nên thực hiện mọi nỗ lực để khuyến khích họ đi khám chữa bệnh.
Không nên áp dụng một cách máy móc các dữ liệu về hiệu năng của kháng sinh từ một cộng đồng này cho một cộng đồng khác.  Do đó, các đánh giá hiệu lực của kháng sinh nên dựa vào các nghiên cứu được thực hiện ở các quần thể sẽ được áp dụng điều trị.  Là một hệ quả của những thay đổi dịch tễ học địa phương đối với sự kháng thuốc của N. gonorrhoeae và H. ducreyi, hiệu lực điều trị chống lại các bệnh nhiễm khuẩn này cũng thay đổi theo thời gian.  Người ta khuyến cáo nên thực hiện giám sát định kỳ hiệu lực của kháng sinh trên lâm sàng và/ hoặc tính nhạy cảm với kháng sinh in vitro.  Nếu không biết ngưỡng kháng thuốc và tỉ lệ chữa khỏi bệnh ở một vùng nào đó, thì nên sử dụng các phác đồ có tỉ lệ chữa khỏi có thể chấp nhận được trong những điều kiện sinh thái bất lợi nhất.  Một số ít thử nghiệm lâm sàng so sánh có cỡ mẫu đủ lớn để xác định được các khác biệt nhỏ về hiệu năng giữa các phác đồ kháng sinh có hiệu quả.
Chú ý
Để đảm bảo hiệu lực của thuốc, không nên sử dụng kháng sinh với liều thấp hơn liều khuyến cáo.
AN TOÀN

Độc tính của thuốc là mối lo thứ hai trong điều trị NKLQTD bởi vì bệnh nhân có thể bị tái nhiễm và phải điều trị lại bằng kháng sinh.  Bên cạnh đó, liều điều trị cho những chủng vi khuẩn kháng thuốc cần đạt được nồng độ kháng sinh cao trong huyết tương, trong một số trường hợp, thời gian điều trị là bảy ngày hoặc kéo dài hơn.  Phác đồ kháng sinh phối hợp làm tăng hơn nữa nguy cơ xảy ra tác dụng phụ của thuốc.  Phụ nữ có thai, nhóm đối tượng trong độ tuổi hoạt động tình dục thường gặp và có tỉ lệ mới mắc NKLQTD cao, là trường hợp đặc biệt vì sự an toàn cho thai nhi.  Tính an toàn của fluoroquinolones ở các thai phụ và thiếu niên chưa được xác định nên phải hạn chế dùng fluoroquinolones cho hai đối tượng này.  Ở vài địa phương, doxycycline không được sử dụng vì tính nhạy cảm với ánh sáng.  Tetracyclines bị chống chỉ định cho phụ nữ có thai và trẻ em dưới 8 tuổi.
Một số kháng sinh thuộc nhóm cephalosporins thế hệ thứ 3 đã được khuyến cáo sử dụng vì thuốc có hiệu quả cao thậm chí chống lại được những vi khuẩn kháng thuốc tương đối, và vì thuốc có độc tính thấp.
CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ

Chi phí là vấn đề trở ngại chính xảy ra ở mọi nơi trên thế giới.  Ví dụ như kanamycin được sử dụng nhiều hơn spectinomycin trong điều trị bệnh lậu ở một số nước đang phát triển, chỉ vì chi phí điều trị thấp hơn.  Tuy nhiên, khi tính tổng chi phí điều trị của các phác đồ, cần đề cập đến các chi phí phát sinh khi sử dụng các phác đồ kháng sinh kém hiệu quả: phải điều trị lại, bị lây lan bệnh nhiều hơn, biến chứng, gia tăng chọn lọc những dòng vi khuẩn kháng thuốc.  Bằng cách sử dụng bảng phân tích quyết định chính thức, thầy thuốc có thể dễ dàng chọn được một phác đồ kháng sinh thích hợp.  Các bảng phân tích độ nhạy cảm kháng sinh đôi khi cũng hỗ trợ, bù đắp cho các dữ liệu ban đầu không chắc chắn.
TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ VÀø KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN ĐIỀU TRỊ

Sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân cũng là một vấn đề vốn đã hạn chế hiệu quả của các phác đồ dùng dài ngày như các phác đồ kháng sinh có erythromycin và thuốc thuộc họ tetracyclines.  Do đó, các phác đồ dùng liều duy nhất hoặc có thời gian điều trị ngắn nên được sử dụng.  Tham vấn và giáo dục sức khỏe cũng làm tăng thêm sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân và được coi là một phần của biện pháp quản lý.
Cần nỗ lực nhiều hơn nữa để bệnh nhân vị thành niên tuân thủ điều trị vì họ thường ít dung nạp được các tác dụng phụ của thuốc.  Họ cũng không muốn người khác biết là mình đang dùng thuốc.  Nhân viên y tế phải đảm bảo rằng họ đã hiểu đầy đủ các thông tin được hướng dẫn – đặc biệt nếu sử dụng nhiều phác đồ kháng sinh – kể cả khả năng điều trị thất bại.
Ở nhiều địa phương, một số người thích thuốc uống hơn thuốc chích, trong khi đó một số người khác chỉ chấp nhận thuốc chích để điều trị.  Với sự xuất hiện và lan tràn của nhiễm HIV, nên sử dụng phác đồ đường uống để giảm nguy cơ nhiễm HIV do vết thương kim chích.  Do đó phải giáo dục cho bệnh nhân biết hiệu lực của kháng sinh đường uống.
KHẢ NĂNG CÓ SẴN THUỐC

Sự phân bố về mặt địa lý và khả năng có sẵn thuốc thay đổi đáng kể theo từng vùng.  Ở mỗi nước, khả năng có sẵn một số thuốc chủ yếu có thể được cải thiện bằng cách thiết lập danh mục thuốc thiết yếu của quốc gia.
ĐỒNG NHIỄM

Khi có nhiều NKLQTD đang lưu hành trong một quần thể, sự đồng nhiễm có thể thường xảy ra.  Thật không may là khả năng điều trị các bệnh đồng nhiễm bằng một loại thuốc đã bị giảm sút do N. gonorrhoeae gia tăng đề kháng với tetracyclines.  Trong đa số các trường hợp, hiện nay cần điều trị cùng một lúc cả hai bệnh là lậu và chlamydia.  Đồng nhiễm hạ cam mềm và giang mai cần phác đồ kháng sinh nhiều loại thuốc.  Mức độ nghiêm trọng của bệnh do nhiều tác nhân gây bệnh (ví dụ: herpes simplex, H. ducreyi, T. pallidum) có thể tăng lên ở những bệnh nhân nhiễm HIV và bệnh AIDS, và điều trị cần phải mạnh và kéo dài.
NGUY CƠ GIẢM HIỆU NĂNG ĐIỀU TRỊ CỦA THUỐC TRONG MỘT SỐ CHỈ ĐỊNH KHÁC

Các thuốc có hiệu quả hơn nhưng đắt tiền hơn không nên để dành ở các cơ sở y tế tuyến trên.  Việc sử dụng các phác đồ kém hiệu quả ở tuyến săn sóc sức khỏe ban đầu khiến cho bệnh nhân không muốn đi khám ở đây và thúc đẩy gia tăng lây lan bệnh và nguy cơ kháng thuốc.
Đối với bệnh lao người ta đã sử dụng nhiều loại thuốc cùng một lúc để ngăn ngừa kháng thuốc.  Hiệu lực của phương pháp này để ngăn ngừa kháng thuốc trong điều trị NKLQTD vẫn chưa được biết rõ.  Đáng tiếc là N. gonorrhoeae đã kháng cùng một lúc với nhiều kháng sinh.  Dùng nhiều thuốc để điều trị các bệnh do nhiễm vi khuẩn gây ra (như bệnh viêm hố chậu) hoặc nghi ngờ đồng nhiễm (như tetracyclines để điều trị đồng nhiễm chlamydia trong bệnh lậu) đã được sử dụng rộng rãi và được khuyến cáo.
4.2. NHẬN XÉT VỀ TỪNG LOẠI THUỐC

CEPHALOSPORINS
Vài thuốc thuộc nhóm cephalosporins thế hệ thứ ba cho thấy có hiệu quả trong điều trị bệnh lậu.  Cefixime có ưu điểm là được sử dụng bằng đường uống.  Cefixime cũng có hiệu quả trong điều trị hạ cam mềm nhưng chưa được đánh giá đầy đủ.  Hiệu năng của ceftriaxone trong điều trị bệnh lậu và hạ cam mềm cũng đã được ghi nhận tốt.  Có mối tương quan thuận rất rõ ràng giữa các nồng độ ức chế tối thiểu của các thuốc thuộc nhóm penicillins và cephalosporins.
Bên cạnh việc điều trị bệnh lậu ở hậu môn–sinh dục không biến chứng, ceftriaxone liều duy nhất còn có hiệu quả khi điều trị lậu mắt ở trẻ sơ sinh, viêm kết mạc mắt và nhiễm trùng hầu họng do lậu.  Vì giá thuốc cao, người ta cố gắng sử dụng liều ceftriaxone ít hơn 125mg.  Tuy nhiên, điều này có khuynh hướng làm tăng nguy cơ kháng thuốc và các phác đồ như thế không được khuyến cáo sử dụng.
MACROLIDES

Azithromycin là một kháng sinh họ azalide, có cấu trúc liên quan với erythromycin thuộc nhóm macrolides.  Nó có khả năng hơi kém hơn erythromycin trong điều trị một số vi khuẩn gram dương nhưng có hoạt tính ưu việt hơn trong điều trị khá nhiều vi khuẩn gram âm, bao gồm C. trachomatis, N. gonorrhoeae, H. influenza, và H. ducreyi.
Đặc trưng của azithromycin là phổ kháng khuẩn rộng hơn, ít xảy ra tác dụng phụ và tương tác thuốc thấp hơn.  Thuốc có nồng độ trong huyết tương thấp nhưng lại có nồng độ ở mô và tế bào cao và kéo dài, do được phân phối vào mô và tích tụ ở khoảng gian bào nhiều hơn.  Điều này làm cho azithromycin trở thành một thuốc lý tưởng để điều trị các nhiễm khuẩn ở mô sâu.  Vì thời gian bán thải dài, thuốc được khuyến cáo chỉ uống một liều duy nhất 1g để điều trị nhiễm chlamydia sinh dục.
Cho dù một liều azithromycin 2g uống là đã có hiệu quả để điều trị N. gonorrhoeae, TCYTTG cũng chưa khuyến cáo sử dụng nó để điều trị thường quy cho bệnh lậu vì sự bất dung nạp ở đường tiêu hóa sẽ tăng lên ở liều này.  Hơn nữa, các nghiên cứu ở Brazil, ba nước ở vùng Ca-ri-bê (là Trinidad, Guyana và St Vincent) và ở Hoa Kỳ đã báo cáo một số chủng phân lập của N. gonorrhoeae giảm nhạy cảm với azithromycin.12,13,14
Azithromycin cũng có hiệu quả trong điều trị một số NKLQTD khác như hạ cam mềm, u hạt bẹn và giang mai sớm, nhưng cần phải có nhiều dữ liệu hơn nữa trước khi đưa ra khuyến cáo dùng azithromycin để điều trị các bệnh này.
Các dữ liệu ban đầu cho thấy azithromycin được sử dụng an toàn ở phụ nữ có thai, dù số lượng phụ nữ tham gia trong các thử nghiệm dùng thuốc cho đến nay vẫn còn ít và thời gian theo dõi tương đối ngắn.  Hiện nay, azithromycin được phân loại trong "nhóm B dành cho phụ nữ có thai".15 Các nghiên cứu ngẫu nhiên so sánh sử dụng azithromycin liều duy nhất

12 Centers for Disease Control and Prevention. Fluoroquinolone resistance in N. gonorrhoeae, Hawaii, 1999, and 
     decreased susceptibility to azithromycin in N. gonorrhoeae, Missouri, 1999, JAMA 2000 Oct 18; 284(15):1917-9
13 Young H, Moyes A, Mcmilan A. Azithromycin and erythromycin resistant Neisseria gonorrhoeae 
     following treatment with azithromycin. Int J STD AIDS, 1997, 8:229-302.
14 Dillon R, Li H, Sealy J, Ruben M. The Caribbean GASP Network, Prabhakar P. Antimicrobial 

     susceptibility of Neisseria gonorrhoeae isolates from the three Caribbean Countries: Trinidad, 

     Guyana and St Vincent. Sex Transm Dis, 2001, 28(9): 508-14.
15 Pregnancy category B - nghiên cứu trên súc vật thấy an toàn, chưa có dữ liệu ở người.

với erythromycin trong điều trị chlamydia ở phụ nữ có thai, cho thấy rằng azithromycin không những cải thiện đáng kể tỉ lệ chữa khỏi bệnh mà còn giảm xuất hiện tác dụng phụ so với phác đồ erythromycin chuẩn.16 Trong một nghiên cứu cho thấy xuất độ tác dụng phụ đường tiêu hóa ở nhóm azithromycin thấp hơn nhiều so với nhóm erythromycin (11,9% so với 58,1%, P < 0,01) trong khi đó hiệu quả điều trị của cả hai thuốc thì tương tự như nhau (88,1% so với 93,0%, P > 0,05).  Vì không có dữ liệu cho thấy azithromycin hiện diện trong sữa mẹ, thuốc được khuyến cáo sử dụng cho phụ nữ đang cho con bú chỉ khi nào không có thuốc thay thế thích hợp.  Về tính an toàn, azithromycin có thể được sử dụng ở ngay tuyến săn sóc sức khỏe ban đầu với điều kiện nhân viên y tế đã được huấn luyện thích hợp để thông báo cho bệnh nhân biết tác dụng phụ nhẹ của thuốc có thể xảy ra.
SULPHONAMIDES

Các thuốc sulphonamides là kháng sinh toàn thân đầu tiên có hiệu quả được sử dụng ở người.  Thuốc có tác dụng kìm vi khuẩn, tác dụng bằng cách ngăn cản sự tổng hợp acid folic của vi khuẩn.  Thuốc được chuyển hóa ở gan và bài tiết qua thận.  Nói chung, thuốc được dùng bằng đường uống nên được chọn nhiều hơn so với các kháng sinh khác.  Tuy nhiên, do bị đề kháng nhiều nên vai trò và tầm quan trọng của chúng đã bị giảm và hầu như bị thay thế bởi các thuốc khác có hiệu quả hơn và ít độc hơn.
Phối hợp trimethoprim với sulphonamide cho ra một kháng sinh17 có hiệu quả hơn nhờ vào hoạt động đồng vận của hai thuốc này.  Sự phối hợp này cũng làm giảm kháng thuốc bằng cách ức chế cùng lúc hai giai đoạn liên tiếp trong sự chuyển hóa của vi khuẩn.  Tuy nhiên, sự phối hợp này đã hạn chế lợi ích của thuốc trong điều trị các NKLQTD như là chlamydia và bệnh lậu.  Mặc dù một số nước vẫn còn dùng thuốc phối hợp này để điều trị các nhiễm khuẩn do lậu, nó không phải là một kháng sinh lý tưởng để điều trị bệnh này.
Sulphonamides không được khuyến cáo sử dụng trong ba tháng cuối của thai kỳ vì thuốc có thể gây vàng da sơ sinh, không sử dụng cho trẻ sơ sinh và phụ nữ đang cho con bú vì hệ thống men gan ở trẻ sơ sinh còn non.

16 Wehbeh H et al.  Single-dose azithromycin for Chlamydia in pregnant women. J Reprod Med, 1998, 43(6):509-14
17 Thuốc phổ biến nhất ở dạng phối hợp này là trimethoprim/ suphamethoxazole (được biết với biệt dược là 
     co-trimoxazole)
QUINOLONES

Các thuốc quinolones thế hệ cũ như là rosoxacine không còn được khuyến cáo sử dụng nữa.  Tuy nhiên, một vài thuốc quinolones thế hệ mới cho thấy có nhiều hứa hẹn trong điều trị bệnh lậu bằng đường uống.Thuốc bị chống chỉ định trong thai kỳ và được khuyến cáo không sử dụng cho trẻ em và vị thành niên, mặc dù ciprofloxacin đã được cấp giấy phép ở Đan Mạch để dự phòng nhiễm não mô cầu cho trẻ em bằng liều duy nhất.
Hoạt tính in vitro của từng thuốc thuộc nhóm fluoroquinolones chống lại N. gonorrhoeae thay đổi nhiều.  Có bằng chứng cho thấy nhiều nồng độ ức chế tối thiểu bị tăng lên ở những chủng được phân lập sau khi điều trị bằng các kháng sinh có hoạt tính kém.  Ciprofloxacin được xem là thuốc có hoạt tính mạnh nhất chống lại N. gonorrhoeae.
Lậu cầu kháng quinolone (Quinolone-resistant N. gonorrhoeae: QRNG) đã trở nên phổ biến ở một số nước ở Châu Á và Thái Bình Dương.  Năm 1996, tỉ lệ QRNG được báo cáo ở các khu vực này giới hạn từ ít hơn 1% ở New Zealand đến 15% ở Hàn quốc, 24% ở Đặc khu Hành chính Hồng-kông của Trung Quốc, 53% ở Cam-pu-chia và 66% ở Philippines.
Ở Hoa Kỳ, QRNG đang trở nên phổ biến ở một số tiểu bang phía Tây.  Quinolones không còn được khuyến cáo sử dụng để điều trị lậu ở Hawaii, và được sử dụng dè dặt ở California.18
Lậu cầu kháng quinolone tiếp tục lan rộng trên toàn cầu.  Phải cấp bách tăng cường giám sát sự kháng thuốc để đưa ra huớng dẫn điều trị.
Kinh nghiệm điều trị chlamydia bằng fluoroquinolones còn hạn chế.  Với các thuốc đã được nghiên cứu, ofloxacin có hiệu quả nhất khi sử dụng liều 300mg uống 2 lần/ 1 ngày trong bảy ngày.  Phác đồ này có hiệu quả điều trị cho cả hai bệnh lậu và chlamydia nhưng lợi ích của nó bị giới hạn vì thời gian điều trị kéo dài ảnh hưởng đến sự tuân thủ của bệnh nhân và vì chi phí thuốc cao.

18 Centers for Disease Control and Prevention.  Sexually transmitted diseases treatment guidelines 2002. 
    MMWR, 2002, 51(RR-6):1-80

TETRACYCLINES
Có nhiều thuốc thuộc họ tetracyclines có hiệu năng tương đương nhau có sẵn trên thị trường.  Chúng có thể thay thế cho doxycycline và tetracycline khi cần thiết.
4.3. SỰ KHÁNG THUỐC CỦA N. GONORRHOEAE
N. gonorrhoeae có hai kiểu kháng thuốc:
· kháng thuốc liên quan đến nhiễm sắc thể như kháng với penicillins và một số thuốc khác như tetracyclines, spectinomycin, erythromycin, quinolones, thiamphenicol, và cephalosporins.
· kháng thuốc qua trung gian plasmid: với penicillins và tetracyclines.
N. gonorrhoeae kháng thuốc liên quan đến nhiễm sắc thể, lậu cầu sản xuất ra men penicillinase, và lậu cầu kháng tetracyclines qua trung gian plasmid, tất cả đang tăng lên và có một số tác động lớn đến tính hiệu quả của các phác đồ cổ điển điều trị bệnh lậu.
N. gonorrhoeae kháng thuốc liên quan đến nhiễm sắc thể đã được ghi nhận từ khi sử dụng sulphonamides vào những năm 1930s.  Ý nghĩa của vấn đề là hiện nay những chủng vi khuẩn kháng thuốc liên quan đến nhiễm sắc thể thường kháng với một số kháng sinh đã được dùng để điều trị lậu.  Cũng có sự đề kháng chéo giữa penicillin và các thuốc nhóm cephalosporins thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba.  Dù chưa có bất kỳ biểu hiện gì của mối tương quan trên trong việc sử dụng ceftriaxone trên lâm sàng, khuynh hướng đề kháng chéo này đang gây ra lo lắng.  Đề kháng với spectinomycin ở ngưỡng cao trong điều trị lậu thỉnh thoảng đã được báo cáo cũng là một kiểu kháng thuốc qua trung gian nhiễm sắc thể.
Hiệu quả và lợi ích của việc giám sát lậu cầu kháng thuốc hiện nay vẫn còn hạn chế, và cần phải tạo ra một phương pháp đơn giản để đánh giá và theo dõi lậu cầu kháng thuốc.  Thiếu tiêu chuẩn hóa các phương pháp để thử tính nhạy cảm của lậu cầu vẫn còn là một vấn đề khó khăn.  Cách thử tính nhạy cảm bằng đĩa khuếch tán vẫn còn được chuẩn hóa kém, và còn một vấn đề nữa là ít có sẵn các đĩa kháng sinh có nồng độ chính xác.
4.4. SỰ KHÁNG THUỐC CỦA H. DUCREYI
Giám sát sự nhạy cảm với kháng sinh của H. ducreyi thì phức tạp vì các khó khăn kỹ thuật trong việc thực hiện thử độ nhạy cảm.  Có rất ít trung tâm y học cung cấp dữ liệu về sự nhạy cảm kháng sinh của H. ducreyi.
H. ducreyi đã kháng với nhiều loại kháng sinh nhưng trừ hai chủng được phân lập ở Singapore vào những năm đầu thập niên 1980s, sự đề kháng với erythromycin chưa được báo cáo, do đó erythromycin vẫn được khuyến cáo sử dụng.  Ceftriaxone và ciprofloxacin là các thuốc thay thế thích hợp vì sự kháng thuốc in vitro chưa được ghi nhận đối với hai thuốc này, mặc dù có sự thất bại trong điều trị đã xảy ra khi dùng ceftriaxone cho các bệnh nhân HIV dương tính cũng như HIV âm tính, được báo cáo trong một nghiên cứu được thực hiện ở Nairobi, Kenya vào năm 1991.  Azithromycin liều duy nhất dường như là thuốc thay thế đầy hứa hẹn nhưng cần phải có nhiều dữ liệu hơn.
Kháng thuốc qua trung gian plasmid được ghi nhận kháng với ampicillin, sulphonamides, tetracyclines, chloramphenicol, và streptomycin.  Tất cả các chủng H. ducreyi hiện nay có chứa plasmid mã hóa cho men beta-lactamase, một số plasmid này đã được mô tả.  Cả penicillin lẫn ampicillin hiện nay đều không có hiệu quả đối với hạ cam mềm.  Kháng với tetracyclines cũng đang lan rộng.  Giống như N. gonorrhoeae, H. ducreyi cũng mang một plasmid lớn có khả năng làm di động các plasmid kháng thuốc không kết hợp có kích thước nhỏ hơn.  Kháng trimethoprim và tetracyclines có thể xảy ra mà không cần sự hiện diện của plasmid.
Hiện nay, kháng với sulphonamides đang lan rộng, và những chủng vi khuẩn giảm nhạy cảm với trimethoprim đang lan tràn ở Đông Nam Á, nhiều khu vực của Châu Phi, và Bắc Mỹ.  Ở các khu vực mà các chủng vi khuẩn còn nhạy cảm với trimethoprim thì điều trị bằng trimethoprim đơn thuần hoặc phối hợp với một sulphonamide vẫn còn hiệu quả.
Các men bất hoạt aminoglycoside do plasmid kiểm soát đã làm giảm tác dụng của các kháng sinh này trong điều trị hạ cam mềm ở khu vực Đông Nam Á.  Hiện nay, vấn đề này chưa xảy ra ở Châu Phi và các khu vực khác.
5. NHỮNG VẤN ĐỀ THỰC TIỄN TRONG QUẢN LÝ CÁC NKLQTD
5.1. GÓI Y TẾ CÔNG CỘNG TRONG PHÒNG NGỪA và KIỂM SOÁT NKLQTD
Phòng ngừa và kiểm soát các NKLQTD có hiệu quả có thể đạt được bằng cách phối hợp một số công việc đểø tạo thành một "gói y tế công cộng".  Các thành phần chủ yếu của "gói" được nêu ra dưới đây.

Gói y tế công cộng để phòng ngừa và kiểm soát NKLQTD
· khuyến khích thực hành hành vi tình dục an toàn hơn

· chương trình bao cao su bao gồm một loạt các hành động như khuyến khích dùng bao cao su, lên kế hoạch và quản lý việc cung cấp và phân phối bao cao su
· khuyến khích đi khám chữa bệnh
· lồng ghép chương trình phòng ngừa và chăm sóc NKLQTD vào chương trình săn sóc sức khỏe ban đầu, vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe sinh sản, vào phòng khám tư nhân và các cơ sở y tế khác
· các dịch vụ đặc biệt dành cho các quần thể có nguy cơ cao như: nhóm người hành nghề mại dâm nam và nữ, vị thành niên, tài xế xe tải đường dài, nhân viên quân sự và tù nhân
· quản lý toàn diện các trường hợp NKLQTD
· phòng ngừa và chăm sóc giang mai bẩm sinh và viêm kết mạc mắt ở trẻ sơ sinh
· phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh có triệu chứng và không triệu chứng.
5.2. QUẢN LÝ TOÀN DIỆN NKLQTD
Một trong các vấn đề chủ yếu của gói y tế công cộng là quản lý toàn diện các NKLQTD, bao gồm: xác định hội chứng, điều trị hội chứng bằng kháng sinh, giáo dục bệnh nhân, cung cấp bao cao su, tham vấn, thông báo và quản lý bạn tình.
XÁC ĐỊNH HỘI CHỨNG

Tính khả thi của việc quản lý NKLQTD phải được đảm bảo ở bất kỳ cơ sở y tế nào, của nhà nước hoặc của tư nhân.  Một vấn đề cốt yếu đó là tham vấn bảo mật.  Tùy theo điều kiện chăm sóc, các phương tiện khám chữa bệnh có thể cần như là: bàn hoặc giường khám bệnh có đủ ánh sáng, găng tay, ống tiêm, mỏ vịt, dụng cụ vô khuẩn và các thiết bị cận lâm sàng.
Đối với bệnh nhân đi khám NKLQTD, chăm sóc đầy đủ gồm các thành phần sau:
· hỏi bệnh sử, bao gồm cả hành vi, nhân chủng học, và nguy cơ y học
· khám thực thể một cách tế nhị, đặc biệt là bộ phận sinh dục

· chẩn đoán theo hội chứng hoặc dựa vào kết quả cận lâm sàng

· điều trị khỏi hoặc là giảm bệnh, dùng kháng sinh có hiệu quả nhất ngay khi bệnh nhân đi khám chữa bệnh lần đầu
· giáo dục và tham vấn cho bệnh nhân (ở các cơ sở y tế có dịch vụ tham vấn) gồm các thông tin sau:
· sự tuân thủ điều trị

· bản chất của sự nhiễm trùng

· tầm quan trọng của sự thông báo và điều trị cho bạn tình

· giảm nguy cơ và phòng ngừa lây lan bệnh hơn nữa
· nhận thức và đánh giá nguy cơ nhiễm HIV
· theo dõi lâm sàng thích hợp.
Bốn vấn đề chính trong kiểm soát các NKLQTD:
· giáo dục về nguy cơ mắc bệnh bằng cách nêu ra các cách thức lây lan bệnh và phương pháp làm giảm nguy cơ lây lan bệnh
· phát hiện bệnh ở những bệnh nhân không có triệu chứng và ở những bệnh nhân có triệu chứng nhưng không muốn đi khám chữa bệnh
· quản lý có hiệu quả cho các bệnh nhân đi khám chữa bệnh
· điều trị và giáo dục bạn tình.
Phòng ngừa các NKLQTD chủ yếu dựa vào việc làm thay đổi hành vi tình dục có nguy cơ lây bệnh và khuyến khích sử dụng bao cao su.
ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG BẰNG KHÁNG SINH

Bất kỳ phương tiện nào được áp dụng để chẩn đoán bệnh – sơ đồ quản lý hoặc xét nghiệm cận lâm sàng – thì yêu cầu tuyệt đối cũng vẫn là phải sử dụng kháng sinh có sẵn một cách có hiệu quả.  Thuốc điều trị NKLQTD phải có sẵn ngay ở tuyến y tế nơi mà bệnh nhân đến khám lần đầu.  Thuốc có hiệu quả cũng phải có sẵn và được sử dụng ở các cơ sở y tế tư nhân.
GIÁO DỤC BỆNH NHÂN

Thầy thuốc nên cho bệnh nhân biết về bản chất của bệnh và tầm quan trọng của việc phải tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị.
Tham vấn về NKLQTD tạo một cơ hội tốt để giáo dục phòng ngừa nhiễm HIV và NKLQTD cho những người có nguy cơ nhiễm các bệnh này.  Trẻ vị thành niên là một nhóm mục tiêu đặc biệt quan trọng vì họ đang bước vào đời sống tình dục và sinh sản.  Hơn nữa, họ ít có điều kiện để hiểu biết đầy đủ về các nguy cơ mắc các NKLQTD.
Các phòng khám và thầy thuốc điều trị NKLQTD nên đảm bảo có sẵn các nguồn lực thích hợp để khuyến khích bệnh nhân có hành vi tình dục an toàn hơn.  Đánh giá hành vi là một phần không thể thiếu trong việc hỏi bệnh sử NKLQTD và thầy thuốc nên giáo dục cho bệnh nhân biết các phương pháp làm giảm nguy cơ mắc NKLQTD và HIV, bao gồm kiêng cữ, chọn lựa bạn tình cẩn thận và sử dụng bao cao su.
Bao cao su nên có sẵn ở bất kỳ cơ sở y tế nào có dịch vụ NKLQTD.  Nên cung cấp thông tin hướng dẫn sử dụng bao cao su đúng cách.  Dù bao cao su không bảo vệ tuyệt đối khỏi nguy cơ nhiễm bệnh, nếu được sử dụng đúng cách, nó cũng làm giảm rõ rệt nguy cơ bị nhiễm bệnh.  Vấn đề ngừa thai cũng nên được đặt ra và nhấn mạnh cách phòng ngừa kép (ngừa thai và ngừa bệnh).  Cung cấp thông tin cho vị thành niên về địa điểm mà họ có thể đến tìm lời khuyên về cách phòng tránh thai và cung cấp bao cao su.
CUNG CẤP BAO CAO SU

Khuyến khích sử dụng bao cao su đòi hỏi các nhà quản lý y tế đảm bảo cung cấp đủ bao cao su có chất lượng với giá rẻ ở cơ sở y tế và các nơi phân phối khác trong cộng đồng.  Tiếp thị bao cao su qua các hoạt động xã hội là một cách làm khác làm tăng sự tiếp cận với bao cao su trong cộng đồng.
THAM VẤN

Tham vấn về các NKLQTD tạo cơ hội cho nhân viên y tế thảo luận và tìm hiểu cặn kẽ bệnh nhân trên cơ sở một đối một, về các yếu tố nguy cơ nhiễm HIV và NKLQTD của bệnh nhân và các vấn đề khác liên quan đến phòng ngừa và điều trị.  Tham vấn thường bao gồm cung cấp thông tin về các NKLQTD và cách phòng ngừa, sử dụng bao cao su và thông báo cho bạn tình.  Đây là sự giáo dục để phòng ngừa bệnh và là một phần quan trọng trong tham vấn NKLQTD.
Tuy nhiên, chỉ cung cấp thông tin thôi thì không đủ để cho phép bệnh nhân đánh giá một cách chính xác nguy cơ nhiễm bệnh của họ, giải quyết các thách thức khi thông báo cho bạn tình, phòng ngừa nhiễm bệnh trong tương lai hoặc giải quyết các biến chứng NKLQTD.  Một số vấn đề phát sinh trong khi tham vấn có thể kích động các phản ứng xúc cảm của bệnh nhân.  Do đó, bên cạnh việc giáo dục, tham vấn cũng rất cần thiết.
Tham vấn ở đây được định nghĩa như là một quá trình tương tác bảo mật trong đó nhân viên y tế giúp cho một bệnh nhân bộc lộ các vấn đề liên quan đến NKLQTD và để tìm ra các phương hướng hành động khả dĩ.  Nhân viên y tế cần có những kỹ năng để thiết lập và thực hành nhiều hành vi khác nhau.  Có thể cần phải tham vấn nhiều lần.  Tham vấn cần nhiều thời gian hơn so với các biện pháp cung cấp thông tin cổ điển và cũng đòi hỏi nhân viên y tế có lòng nhiệt tình và sự hiểu biết nhiều hơn về tình hình kinh tế xã hội của bệnh nhân, cũng như khả năng vượt qua những thái độ đặc thù của bệnh nhân và tránh đưa ra những lời phán xét.
Các vấn đề cần được đề cập trong một buổi tham vấn gồm:
· thông báo cho bạn tình hoặc vợ/ chồng về chẩn đoán bệnh (có hai cách tùy chọn: hoặc là bệnh nhân hoặc là nhân viên y tế thông báo cho bạn tình hoặc vợ/ chồng)
· đánh giá nguy cơ nhiễm HIV của bệnh nhân và quyết định có nên làm xét nghiệm HIV không
· thông hiểu những lo lắng của bệnh nhân về các biến chứng của các NKLQTD như là vô sinh và giang mai bẩm sinh
· đề cập đến các NKLQTD không thể chữa khỏi như là bệnh herpes sinh dục, vốn có thể lây cho bạn tình hoặc vợ/ chồng

· phòng ngừa nhiễm bệnh trong tương lai bao gồm các chiến lược để thảo luận và giới thiệu cách sử dụng bao cao su cho bạn tình hoặc vợ/ chồng
· sự bảo mật, sự tiết lộ và nguy cơ xảy ra các phản ứng bạo lực hoặc bêu xấu từ vợ/ chồng, bạn tình, gia đình hoặc bạn bè
· cho phép bệnh nhân kiểm soát cuộc sống riêng của họ và chịu trách nhiệm về việc phòng bệnh của họ
Trước khi tham vấn, nhân viên y tế cần:
· xác định các nhu cầu của khách hàng, họ có thể lo lắng về một khía cạnh đặc biệt của NKLQTD, hoặc có thể có một nhu cầu đặc biệt để đánh giá nguy cơ riêng của họ và lên kế hoạch làm giảm nguy cơ
· phải có kỹ năng tham vấn, tính riêng tư, và thời gian (thường 15–20 phút) bao gồm cả sự sẵn sàng cho các thảo luận tiếp theo khi có điều kiện thích hợp.
Các nguồn lực này thường không có sẵn ở một cơ sở khám và điều trị NKLQTD bận rộn hoặc ở một phòng khám bệnh đa khoa đông bệnh nhân.  Do đó, người ta đề xuất rằng khi có nhu cầu tham vấn, có thể cần chuyển bệnh nhân đến một phòng tham vấn gần đó.  Nếu không, hãy chỉ định một nhân viên y tế hoặc nhân viên xã hội tham vấn cho bệnh nhân.  Người này cần được huấn luyện và được cung cấp một khoảng không gian và thời gian cần thiết để tham vấn.  Không phải tất cả thanh thiếu niên đều cần được chuyển đi để tham vấn, họ có nhu cầu rõ ràng là được nói chuyện với một người am hiểu mà họ tin cậy.  Sau khi được tham vấn, các nhóm hỗ trợ đồng đẳng tại địa phương có thể giúp giới trẻ củng cố lại lời khuyên và giúp khuyến khích bệnh nhân đi tái khám nếu cần.
Ở nhiều nước đang phát triển, nơi mà các nguồn lực y tế còn thiếu thốn, dịch vụ tham vấn không phải lúc nào cũng có sẵn.  Tuy nhiên, người ta thừa nhận rằng một số phẩm chất cần có trong khi tham vấn là lòng thương cảm, sự tế nhị và kỹ năng giao tiếp mà nhiều nhân viên y tế đã có sẵn và ứng dụng mỗi ngày khi họ giao tiếp với bệnh nhân.  Thậm chí nếu chưa được huấn luyện về tham vấn một cách chính qui, nhân viên y tế nên được khích lệ để thu hút bệnh nhân vào một cuộc đối thoại về NKLQTD để tìm hiểu rõ ràng các nguy cơ và các tùy chọn thực hành hành vi cá nhân, và để xác định những ai cần sự hỗ trợ về mặt tinh thần hơn, nếu sự hỗ trợ như thế có sẵn.
THÔNG BÁO VÀ QUẢN LÝ BẠN TÌNH

Việc tiếp xúc với bạn tình của bệnh nhân, khuyến khích họ tìm đến các dịch vụ về NKLQTD, và điều trị cho họ ngay lập tức và có hiệu quả, là các thành phần thiết yếu của mọi chương trình kiểm soát NKLQTD.  Tuy nhiên, cần thực hiện những việc này một cách tế nhị và nên quan tâm đến các yếu tố xã hội và văn hóa để tránh gặp phải các vấn đề thực tiễn và đạo đức như là sự hất hủi và bạo lực, đặc biệt là ngược đãi phụ nữ.
Bạn tình của bệnh nhân thường có khả năng bị nhiễm bệnh và cần được điều trị.  Sự lây lan và tái nhiễm có thể được phòng ngừa bằng cách giới thiệu bạn tình đi khám chữa bệnh.  Bạn tình nữ của bệnh nhân nam có thể không có triệu chứng rõ ràng, do đó thông báo cho bạn tình và quản lý bạn tình sẽ tạo cơ hội để phát hiện và điều trị cho những người có thể bị bỏ qua không được điều trị.  Ngay khi chẩn đoán ra bệnh của khách hàng, bất kỳ cơ sở y tế nào cũng cần xem xét đến việc phải thông báo cho bạn tình.
Có thể thực hiện việc thông báo cho bạn tình qua bệnh nhân hoặc qua nhân viên y tế.  Nếu qua bệnh nhân, cần khích lệ họ thông báo cho bạn tình về khả năng bị lây bệnh mà không cần nhờ đến nhân viên y tế.  Nếu bệnh nhân ngại làm việc này, nhân viên y tế sẽ trực tiếp thông báo cho bạn tình của bệnh nhân.
Việc thông báo cho bạn tình nên được thực hiện theo cách mà toàn bộ thông tin vẫn được bảo mật.  Sự thông báo nên dựa trên cơ sở tự nguyện chứ không nên ép buộc.  Mục đích là để đảm bảo rằng bạn tình của bệnh nhân, kể cả khi không có triệu chứng, được giới thiệu đi khám bệnh.
Quản lý bạn tình được dựa trên cơ sở chẩn đoán bệnh của bệnh nhân chỉ điểm (hội chứng hoặc bệnh cụ thể).  Ba chiến lược sau có thể thực hiện để điều trị bạn tình:
· điều trị dịch học ngay (điều trị chỉ dựa trên chẩn đoán của bệnh nhân chỉ điểm) mà không cần làm xét nghiệm cận lâm sàng

· điều trị dịch học ngay, nhưng có lấy bệnh phẩm để sau này làm xét nghiệm khẳng định bệnh

· cho làm xét nghiệm để xác định, chờ đến khi có kết quả rồi mới tiến hành điều trị bệnh.
Chọn lựa chiến lược nào để điều trị sẽ tùy thuộc vào:
· nguy cơ nhiễm bệnh
· mức độ nghiêm trọng của bệnh
· có sẵn các xét nghiệm chẩn đoán

· khả năng tái khám theo dõi bệnh
· có đủ cơ sở hạ tầng để theo dõi bệnh
· có đủ các cách điều trị hiệu quả
· khả năng lây lan bệnh nếu không điều trị dịch học.
Chú ý
· TCYTTG khuyến cáo rằng điều trị dịch học (điều trị cùng phác đồ với bệnh nhân chỉ điểm) nên áp dụng cho tất cả các bạn tình của bệnh nhân.
5.3. TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ

Sự cung ứng các dịch vụ có hiệu quả, có thể tiếp cận được và có thể chấp nhận được, là điều quan trọng trong kiểm soát NKLQTD.  Ở hầu hết các quốc gia đang phát triển và các nước công nghiệp, bệnh nhân có thể lựa chọn các dịch vụ đi khám NKLQTD.  Các dịch vụ đó có thể có ở các cơ sở y tế nhà nước, y tế tư nhân và các cơ sở không chính thức khác.  Trong khi xem xét để bảo đảm có sự tiếp cận đồng nhất đến các chương trình quản lý NKLQTD thích hợp, người ta nhận thấy rằng bệnh nhân thường đi khám bệnh ở tất cả các cơ sở đó.  Ở nhiều nước, phần lớn bệnh nhân đi khám chữa bệnh hoa liễu ở bên ngoài cơ sở y tế nhà nước.  Một chương trình toàn diện và cân đối có thể cần đòi hỏi sự vững vàng của toàn thể nhân viên y tế vốn đang phụ trách việc cung ứng các dịch vụ NKLQTD.
Người ta biện luận rằng, muốn phục vụ chăm sóc các NKLQTD vớiù chất lượng cao thì dịch vụ này phải được các nhân viên y tế chuyên khoa thực hiện ở các phòng khám da liễu đã được xếp hạng.  Tuy nhiên, việc không thể tiếp cận, không thể chấp nhận và lại còn đòi hỏi nhiều điều kiện về nhân lực và kinh tế, làm cho dịch vụ chăm sóc các NKLQTD trở thành một biện pháp cung ứng dịch vụ không thực tế cho cộng đồng nói chung.
Theo khuyến cáo, các dịch vụ thường quy quản lý NKLQTD nên được lồng ghép vào chương trình săn sóc sức khỏe ban đầu.  Các cơ sở y tế chuyên về NKLQTD (đôi khi được gọi là các phòng khám đã được xếp hạng) có thể đặc biệt có ích trong việc phục vụ săn sóc sức khỏe ban đầu ở vùng thành thị cho các nhóm đối tượng đặc hiệu như những người hành nghề mại dâm và khách hàng của họ, công nhân lưu động, tài xế xe tải, và bất kỳ nhóm người nào ít tiếp cận được với dịch vụ săn sóc sức khỏe.  Vì các cơ sở này tập trung nhiều chuyên gia về NKLQTD nên cũng có thể hướng trợ cho các cơ sở săn sóc sức khỏe ban đầu, phòng khám đa khoa của bệnh viện, thầy thuốc tư nhân…  Trong một số ít trường hợp được chọn, các phòng khám chuyên khoa nên được củng cố trở thành các trung tâm đầu ngành để huấn luyện nhân viên y tế về quản lý các NKLQTD, cung cấp thông tin dịch tễ học (như độ lưu hành của tác nhân gây bệnh trong các hội chứng và sự nhạy cảm đối với kháng sinh) và để nghiên cứu (như nghiên cứu tính khả thi và giá trị của các biện pháp tiếp cận dựa vào sơ đồ).
Người vị thành niên thường thiếu thông tin về các dịch vụ đang có như là: ở đâu, thời gian làm việc, chi phí…  Thậm chí nếu họ biết về các dịch vụ này, họ thường bất đắc dĩ lắm mới đi khám và chữa bệnh.  Họ thường bối rối và lo lắng về sự bêu xấu của xã hội.  Họ cũng sợ phải gặp các phản ứng tiêu cực của nhân viên y tế và sợ không được bảo mật.  Ở nhiều nước, có nhiều sáng kiến đã được áp dụng để làm cho các dịch vụ y tế trở nên thân thiện hơn với vị thành niên và đáp ứng tốt hơn đối với các nhu cầu đặc biệt của họ.
6. TRẺ EM,19 VỊ THÀNH NIÊN VÀ CÁC NKLQTD

Trong thập niên qua, việc xâm hại và lạm dụng tình dục ở trẻ em đã được ghi nhận như là các vấn đề xã hội quan trọng cần sự quan tâm của các nhà làm ra chính sách, các giáo dục viên, và một số các nhà chuyên môn cung cấp các dịch vụ sức khỏe và dịch vụ xã hội.  Khi các nhà nghiên cứu đã bắt đầu cung cấp tài liệu về các hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe tinh thần và thể chất của các nạn nhân bị lạm dụng tình dục, việc quản lý các nạn nhân này đã trở thành một khâu quan trọng trong việc săn sóc sức khỏe cho trẻ em ở cả các nước đã phát triển lẫn các nước đang phát triển.
Cách tiếp cận chuẩn hóa việc quản lý các NKLQTD cho trẻ em bị lạm dụng tình dục rất quan trọng vì bệnh có thể không có triệu chứng.  Một NKLQTD không được chẩn đoán và không được điều trị sẽ đưa đến hậu quả là bị biến chứng bất ngờ ở giai đoạn muộn và có thể lây truyền cho người khác.
Các nhân viên y tế không phải lúc nào cũng để ý đến mối liên quan giữa lạm dụng tình dục và NKLQTD ở trẻ em.  Trước đây các trẻ nghi bị lạm dụng tình dục thường không được tầm soát các NKLQTD một cách thường quy.  Trẻ em được chẩn đoán có NKLQTD cũng không được điều tra về nguồn bệnh mà thường được cho rằng bị nhiễm bệnh bằng các phương tiện không qua tình dục như việc dùng các khăn lau đã bị nhiễm hoặc do tiếp xúc với người bị nhiễm ở những khu phố đông đúc ăn ngủ chật chội.
Khi xác định được tác nhân gây ra NKLQTD ở trẻ qua khỏi thời kỳ sơ sinh thì đa số thường quy cho việc lạm dụng tình dục.  Tuy nhiên, có một số loại trừ như nhiễm C. trachomatis nơi bộ phận sinh dục hoặc trực tràng ở trẻ nhỏ có thể do nhiễm bệnh chu sinh, và bệnh có thể tồn tại đến 3 năm.  Ngoài ra, viêm âm đạo do vi khuẩn và nhiễm mycoplasma đường sinh dục đều có thể thấy cả ở trẻ bị lạm dụng tình dục hoặc không bị lạm dụng tình dục.  Trường hợp bệnh mào gà, mặc dù làm ta nghi ngờ do bị lạm dụng tình dục nhưng nếu không có bằng chứng gì khác thì cũng không thể quy cho việc bị lạm dụng tình dục.  Nếu bằng chứng duy nhất chỉ là xác định 

19 TCYTTG định nghĩa trẻ em là người ở độ tuổi 0– 9 tuổi

được tác nhân gây bệnh hoặc phát hiện được kháng thể của một tác nhân gây NKLQTD thì cũng cần thận trọng khi xem xét và xác định vấn đề.
Ở trẻ em và trẻ vị thành niên, các trường hợp bị lạm dụng tình dục ở cả hai phái thường có thể nhiều hơn các trường hợp thực tế ghi nhận được.  Đa số các trường hợp thường có liên quan đến người thân trong gia đình, bạn bè và các người lớn vốn có tiếp xúc gần gũi và hợp pháp với trẻ em và trẻ vị thành niên.  Rất khó xác định được đối tượng phạm tội.  Các nhân viên y tế khi nghi ngờ có vấn đề lạm dụng tình dục thì cần phải quan tâm đến việc tham vấn đặc biệt, hỗ trợ về xã hội và bù đắp thiệt hại cho bệnh nhân.
Cần nhấn mạnh là các dịch vụ hỗ trợ về tâm lý và xã hội phải được bao gồm vào trong công tác quản lý các bệnh nhân này.
6.1. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG BỊ NKLQTD
Cần sắp xếp để khám cho trẻ bị xâm hại hoặc bị lạm dụng tình dục nhằm giảm thiểu các sang chấn về sau.  Tùy từng trường hợp mà quyết định đánh giá tình trạng nhiễm NKLQTD của trường hợp đó.
Các nhân viên y tế chăm sóc trẻ em cần tôn trọng và giữ bí mật cho các em.  Các nhân viên y tế này cần được huấn luyện để biết cách thu thập tốt tiền sử y học cũng như tiền sử tình dục, và cần biết cách giúp bệnh nhân vượt qua cơn sợ hãi khi được khám vùng chậu.
Các tình huống liên quan đến nguy cơ cao bị NKLQTD và sự cần thiết chỉ định xét nghiệm gồm: 
· biết người xâm hại trẻ có mắc một NKLQTD hoặc có nguy cơ cao bị mắc các NKLQTD
· khi khám trẻ thấy có biểu hiện một NKLQTD.
Khi lấy bệnh phẩm cần đặc biệt chú ý tránh gây thêm chấn thương về thực thể và tâm lý cho bệnh nhân.  Các biểu hiện lâm sàng của NKLQTD ở trẻ em và trẻ vị thành niên có thể có khác với người lớn.  Một số NKLQTD có thể không triệu chứng hoặc không nhận biết được.  Hiếm khi phải cần đến một loại mỏ vịt trẻ con khi phải khám cho trẻ vị thành niên bị xâm hại về tình dục.  Thật ra, trong các trường hợp này, sử dụng kỹ năng, sự nhạy cảm và kinh nghiệm thường quan trọng hơn là dùng các kỹ thuật tiên tiến.  Các bác sĩ khám và lấy bệnh phẩm cần được huấn luyện đặc biệt về cách lượng giá các trường hợp trẻ bị xâm hại hoặc bị lạm dụng tình dục.
Thời gian khám và tái khám cho trẻ cần dựa vào tiền sử của sự xâm hại hoặc lạm dụng tình dục.  Nếu lần phơi nhiễm đầu tiên mới xảy ra gần đây, thì khoảng một tuần sau khi trẻ bị xâm hại tình dục lần cuối, cần khám lại cho trẻ và làm thêm các xét nghiệm bổ sung, vì cũng cần phải chờ thời gian ủ bệnh qua đi.
Tương tự, để cho các kháng thể có đủ thời gian xuất hiện, cần chờ thêm 12 tuần nữa tính từ lần cuối bị phơi nhiễm để sau đó thử máu cho trẻ.  Nếu trẻ bị lạm dụng tình dục đã lâu ngày và/ hoặc lần nghi ngờ bị lạm dụng tình dục cuối cùng đã xảy ra một thời gian trước khi trẻ đến khám thì chỉ cần khám cho trẻ một lần cũng đủ.  Sau đây là hướng dẫn vềø lịch khám cho trẻ đã được khuyến cáo.
KHÁM LẦN ĐẦU

Khám lần đầu và tái khám bao gồm:
· Cấy lậu cầu và C. trachomatis từ chất tiết vùng hầu họng và vùng hậu môn ởø cả hai phái, vùng âm đạo ở bé gái và và vùng niệu đạo ở bé trai.  Không lấy tiết chất cổ tử cung ở bé gái chưa dậy thì.  Ở bé trai, chỉ cần lấy tiết chất từ lỗ tiểu mà không cần phải lấy từ bên trong niệu đạo.  Cần nuôi cấy theo hệ thống chuẩn để phân lập lậu cầu.
· Phết ướt chất tiết âm đạo tìm T. vaginalis.  Nếu trẻ có dịch tiết âm đạo thì sự hiện diện của tế bào đầu mối (clue cells) nói lên trẻ bị viêm âm đạo do vi khuẩn.  Ở trẻ có hoặc không có tiết dịch âm đạo thì tế bào đầu mối hoặc các bằng chứng khác của viêm âm đạo do vi khuẩn cũng không thể nói lên là trẻ có bị xâm hại tình dục hay không.
· Cấy mô tìm herpes simplex virus (nếu có điều kiện) và dùng kính hiển vi nền đen tìm T. pallidum hoặc làm test miễn dịch huỳnh quang trực tiếp tìm kháng thể từ mẫu bệnh phẩm lấy từ các mụn nước hoặc các vết loét ở trẻ em mọi độ tuổi và vị thành nhiên.
· Khi lấy máu làm xét nghiệm, cần trữ máu lại để nếu các xét nghiệm máu ở các lần tái khám sau này dương tính thì sẽ tìm lại phân tích thêm.  Nếu thời gian trẻ bị xâm hại lần cuối cách trên 12 tuần thì lần khám đầu tiên phải thử máu ngay tìm kháng thể cho các NKLQTD như bệnh giang mai, HIV và viêm gan siêu vi B.  Tùy từng trường hợp mà chọn bệnh nào cần phải tầm soát.
TÁI KHÁM 12 TUẦN SAU KHI BỊ XÂM HẠI

Tính từ lần cuối cùng bị xâm hại đến 12 tuần sau đó (là thời gian đủ để kháng thể xuất hiện), tái khám lại cho bệnh nhân và cho thửø các test tìm giang mai, HIV và viêm gan siêu vi B.
Độ lưu hành của các nhiễm khuẩn do các tác nhân kể trên rất thay đổi tùy theo từng cộng đồng.  Điều quan trọng là cần phải biết là kẻ xâm hại hoặc lạm dụng trẻ có mang các yếu tố nguy cơ hay không.  Khi có kết quả xét nghiệm viêm gan siêu vi B dương tính, cũng cần làm sáng tỏ một cách thận trọng, bởi vì viêm gan siêu vi B cũng có thể lây truyền bằng những cách không qua đường tình dục.  Một lần nữa, tùy từng trường hợp mà chọn bệnh nào cần phải tầm soát.
ĐIỀU TRỊ PHỎNG ĐOÁN

Rất ít dữ liệu nói đến việc lạm dụng tình dục sẽ dẫn đến nguy cơ bị các NKLQTD.  Trong hầu hết các trường hợp, người ta tin rằng nguy cơ này là thấp cho dù tài liệu để chứng minh nguy cơ thấp này chưa thật đầy đủ.
Điều trị phỏng đoán cho trẻ bị xâm hại hoặc bị lạm dụng tình dục không được khuyến cáo rộng rãi vì các bé gái có vẻ ít bị nguy cơ nhiễm trùng từ dưới đi lên hơn là trẻ vị thành niên và người lớn, và ta thường có điều kiện để khám theo dõi trẻ đều đặn.  Tuy nhiên, bọn trẻ hoặc cha mẹ/ người giám hộ có thể rất lo lắng về khả năng có thể bị một NKLQTD nào đó, mặc dù các nhân viên y tế cho rằng nguy cơ đó là thấp.  Trong một vài tình huống, chỉ định điều trị phỏng đoán cho trẻ có thể thích hợp để giải quyết vấn đề lo lắng của bệnh nhân.
TÍNH NHẠY BỆNH VÀ BIỂU HIỆN LÂM SÀNG CỦA CÁC NKLQTD Ở TRẺ EM VÀ VỊ THÀNH NIÊN
Có nhiều sự khác biệt về dịch tễ học các NKLQTD ở trẻ vị thành niên và người lớn, và mặc dù các biểu hiện lâm sàng đều giống nhau, trẻ vị thành niên về phương diện sinh học được xem là nhạy nhiễm bệnh và có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn người lớn.  Một số sự khác biệt này còn hơi mù mờ vì trên thực tế các báo cáo các ca bệnh thường gộp các lứa tuổi vị thành niên (10–19) vào chung nhóm với thanh niên (15–24) và ít để ý đến các cô gái có gia đình và mang thai còn trẻ.
Trong đa số các trường hợp, các biểu hiện của NKLQTD ở các bé gái thường giống như ở người lớn.  Vào thời kỳ dậy thì và thời kỳ thiếu nữ, cơ quan sinh dục nữ có sự thay đổi do đáp ứng với sự tăng nồng độ các hormone sinh dục của buồng trứng.  Song song với sự thay đổi về mặt giải phẫu và sinh lý học, thượng bì của âm đạo bắt đầu tiết ra các chất nhờn.  Sự bài tiết chất nhờn này tạo ra dịch tiết âm đạo sinh lý màu trắng ở bé gái trưởng thành.  Thường thì dịch tiết âm đạo này không nói lên là trẻ có bị nhiễm lậu hoặc chlamydia hay không.
Tính nhạy bệnh
Ở trẻ gần tuổi dậy thì, mô bì trụ trải dài từ kênh trong cổ tử cung đến cửa âm đạo của cổ tử cung.  Hiện tượng lộ tuyến cổ tử cung này, bình thường hay thấy ở 60–80% các thiếu nữ trong thời kỳ hoạt động tình dục, thường phối hợp với nguy cơ cao nhiễm C. trachomatis.  Ngoài ra, lậu cầu, khi lây nhiễm vào mô bì trụ, sẽ sẵn sàng tụ tập tại vị trí phơi nhiễm này.  Nếu phơi nhiễm với các tác nhân gây ung thư như human papilloma virus, sẽ gây tăng nguy cơ bị loạn sản và ung thư ở vào tuổi còn trẻ.  Thêm vào đóù, vì sự sản xuất các chất nhờn cổ tử cung và miễn dịch dịch thể chưa xuất hiện trước thời kỳ rụng trứng, nguy cơ bị các biến chứng sẽ cao hơn ở trẻ chưa trưởng thành có yếu tố phơi nhiễm so với một phụ nữ đã trưởng thành về mặt sinh lý.  Sự nhiễm trùng lan từ dưới lên và sau đó là biến chứng viêm vùng chậu thường thấy ở trẻ gần tuổi dậy thì có hoạt động tình dục và ở trẻ mới dậy thì.
NHIỄM TRÙNG CỔ TỬ CUNG

Khoảng 85% các trường hợp nhiễm lậu cầu ở phụ nữ sẽ không có triệu chứng.  Tuy nhiên, có thể có biểu hiện ngứa âm hộ, tiết dịch ít, viêm niệu đạo hoặc viêm trực tràng.  Ở trẻ gần tuổi dậy thì, có thể thấy viêm âm hộ–âm đạo có mủ.
Tương tự, nhiễm C. trachomatis trong đa số các trường hợp cũng không có triệu chứng.  Các triệu chứng có thể thấy ở trẻ vị thành niên như: chảy máu giữa thời kỳ kinh nguyệt, chảy máu sau khi giao hợp và tăng dịch tiết âm đạo.
BỆNH LOÉT SINH DỤC

Biểu hiện của bệnh giang mai ở trẻ vị thành niên và người lớn cũng giống nhau.  Các giai đoạn của săng giang mai thời kỳ I, các biểu hiện của giang mai thời kỳ II, giang mai kín, các đáp ứng về huyết thanh của cả hai nhóm tuổi đều giống nhau.
MÀO GÀ HẬU MÔN–SINH DỤC

Mào gà có thể biểu hiện bằng các u sùi, các sẩn hoặc tổn thương phẳng rất giống như ở người lớn.
NHIỄM TRÙNG ÂM ĐẠO

T. vaginalis, nấm men candida và viêm âm đạo do vi khuẩn là 3 tác nhân gây bệnh thường gặp khi có tiết dịch âm đạo bất thường.  T. vaginalis lây qua đường tình dục và có thể gây tiết dịch có mùi hôi với triệu chứng đau và khó chịu nơi âm hộ hoặc không gây triệu chứng gì cả.
Bệnh nấm men C. albicans ít thấy ở trẻ trước tuổi dậy thì.  Nếu bị nhiễm, trẻ có thể có tiết dịch âm đạo, ngứa âm hộ, đau khi giao hợp, đau quanh vùng hậu môn hoặc bị nứt nơi cửa vào.  Viêm âm hộ do nấm men candida có thể theo chu kỳ tự nhiên và có liên quan đến kỳ kinh.
Viêm âm đạo do vi khuẩn không gây viêm âm hộ và trẻ sẽ không than phiền về triệu chứng ngứa hoặc đau.
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Cung cấp và khuyến khích sử dụng bao cao su


Quản lý và điều trị bạn tình


Xét nghiệm và tham vấn về HIV nếu có điều kiện


Dặn bệnh nhân tái khám sau 7 ngày, tiếp tục điều trị nếu bệnh giảm, và chuyển viện nếu bệnh xấu đi








Có





Dùng sơ đồ loét sinh dục





Không





Xác định có sưng/ đau ở bìu?








Không





ĐIỀU TRỊ LẬU VÀ 


CHLAMYDIA TRACHOMATIS





Bị xoắn/ treo tinh hoàn, hoặc có tiền sử chấn thương?





Giáo dục và tham vấn 


Cung cấp và khuyến khích sử dụng bao cao su


Quản lý và điều trị bạn tình


Xét nghiệm và tham vấn về HIV nếu có điều kiện


Dặn bệnh nhân tái khám sau 7 ngày, hoặc sớm hơn nếu cần, và chuyển viện nếu bệnh xấu đi








Có





Có





Chuyển khám ngoại khoa





Bệnh nhân than bị sưng


hoặc đau ở bìu





Bệnh nhân than có tiết dịch, 


ngứa hoặc bỏng rát âm đạo





Bệnh nhân than có tiết dịch, 


ngứa hoặc bỏng rát âm đạo





Hỏi bệnh sử và khám


Đánh giá nguy cơ





Không





Không





Âm đạo đỏ và tiết dịch bất thường?








Âm hộ phù nề/ dịch tiết như sữa, đỏ, có vết xước?








Có





Có





Dùng sơ đồ thích hợp để điều trị thêm





Ấn có đau vùng bụng dưới?





Dùng sơ đồ đau vùng bụng dưới





Có





Không





ĐIỀU TRỊ LẬU, 


CHLAMYDIA TRACHOMATIS, VIÊM ÂM ĐẠO DO VI KHUẨN, VÀ


TRÙNG ROI ÂM ĐẠO





Nơi có độ lưu hành1 bệnh lậu/ chlamydia cao hoặc có yếu tố nguy cơ





�  Các yếu tố nguy cơ cần phù hợp với tình hình dịch tễ, hành vi và xã hội tại địa phương


1 Cần xác định độ lưu hành tại từng địa phương.





Có





Không





Giáo dục và tham vấn


Cung cấp và khuyến khích sử dụng bao cao su


Xét nghiệm và tham vấn về HIV nếu có điều kiện





ĐIỀU TRỊ NẤM MEN CANDIDA





ĐIỀU TRỊ VIÊM ÂĐ DO VK


VÀ TRÙNG ROI ÂM ĐẠO





ĐIỀU TRỊ VIÊM ÂĐ DO VK


VÀ TRÙNG ROI ÂM ĐẠO





Không





Có





� Các yếu tố nguy cơ cần phù hợp với tình hình dịch tễ, hành vi và xã hội tại địa phương


1 Cần xác định độ lưu hành tại từng địa phương.





Tb đầu mối + thêm pH>4,5 hoặc KOH +





ĐIỀU TRỊ LẬU, 


CHLAMYDIA TRACHOMATIS VIÊM ÂM ĐẠO DO VI KHUẨN, VÀ


TRÙNG ROI ÂM ĐẠO





Soi tươi/ nhuộm Gram tiết chất âm đạo





Có





Dùng sơ đồ 


đau vùng bụng dưới





Ấn có đau vùng bụng dưới, hoặc đau tử cung khi di động?





Bệnh nhân than đau vùng bụng dưới





Không





Không





THÊM


Viêm âm đạo theo từng nguyên nhân được phát hiện từ khám lâm sàng và xét nghiệm bằng kính hiển vi





Giáo dục và tham vấn


Cấp và khuyến khích sử dụng bao cao su


XN HIV và tham vấn HIV nếu có điều kiện





Không





Ấn có đau vùng bụng dưới, hoặc đau tử cung khi di động?





Âm hộ phù nề/ dịch tiết như sữa, đỏ, có vết xước, hoặc soi thấy có sợi nấm?





Có xước/ mủ nhầy ở CTC hoặc nơi có độ lưu hành1 bệnh Lậu và CT cao hoặc có yếu tố nguy cơ





Hỏi bệnh sử và khám


(khám ngoài, bằng hai tay và mỏ vịt)


Đánh giá nguy cơ     �


Soi tươi tiết chất âm đạo, tùy trường hợp mà tìm trùng roi và nấm men





Có





Không





ĐIỀU TRỊ NẤM MEN CANDIDA





ĐIỀU TRỊ LẬU VÀø


CHLAMYDIA TRACHOMATIS 





Giáo dục và tham vấn


Cung cấp và khuyến khích sử dụng bao cao su


Xét nghiệm và tham vấn về HIV nếu có điều kiện


Quản lý và điều trị bạn tình nếu có mủ nhầy CTC


Quản lý và điều trị bạn tình nếu soi tươi có trùng roi





� Các yếu tố nguy cơ cần phù hợp với tình hình dịch tễ, hành vi và xã hội tại địa phương


1 Cần xác định độ lưu hành tại từng địa phương.





Có





Quản lý thích hợp





Có





Có





Có bệnh gì khác?





Không





Có đau khi di động CTC, hoặc đau vùng bụng dưới và tiết dịch ââm đạo?





Có





Có





Giáo dục và tham vấn 


Cung cấp và khuyến khích sử dụng bao cao su 


Quản lý và điều trị bạn tình 


Xét nghiệm và tham vấn về HIV nếu có điều kiện 


Dặn bệnh nhân trở lại tái khám nếu cần





Điều trị nấm CA





Điều trị VÂĐVK





Điều trị trùng roi





Có búp nấm men hoặc sợi tơ nấm giả








Không có triệu chứng bất thường








Không





Có





Dùng sơ đồ 


đau vùng bụng dưới





Có xước/ mủ nhầy ở CTC hoặc nơi có độ lưu hành1 bệnh Lậu và CT cao hoặc có yếu tố nguy cơ





Hỏi bệnh sử và khám


(khám ngoài, bằng hai tay và mỏ vịt)


Đánh giá nguy cơ     �





Bệnh nhân than có tiết dịch, 


ngứa hoặc bỏng rát âm đạo











Trùng roi


di động








Hỏi bệnh sử (kể cả phụ khoa) 


và khám (bụng và âm đạo)





Có một/ các dấu hiệu sau:


Mất/ trễ kinh


Mới sinh/ nạo/ sẩy thai


Đau bụng cảnh báo /  phản ứng thành bụng


Xuất huyết ÂĐ bất thường


Khối u bất thường ở bụng











Điều trị viêm hố chậu


Tái khám sau 3 ngày





Có





Chuyển bệnh nhân đi khám ngoại khoa hoặc phụ khoa





Trước khi chuyển, đặt dây truyền TM, hồi sức nếu cần





Chuyển viện





Không








Có cải thiện?





Tiếp tục điều trị cho đến khi lành


Giáo dục và tham vấn


Cung cấp và khuyến khích sử dụng bao cao su


Xét nghiệm và tham vấn về HIV nếu có điều kiện


Dặn bệnh nhân trở lại tái khám nếu cần
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Có bệnh ở 


bộ sinh dục?





Không





Có





Không





Chuyển viện





Tiếp tục điều trị cho đến khi lành


Trấn an mẹ





Giáo dục mẹ


Tham vấn mẹ


Dặn bệnh nhân tái khám sau 3 ngày 





ĐIỀU TRỊ LẬU VÀ CHLAMYDIA CHO TRẺ


ĐIỀU TRỊ LẬU VÀ CHLAMYDIA CHO MẸ 


VÀ BẠN TÌNH





BỆNH VIỆN DA LIỄU TP HỒ CHÍ MINH








Trấn an mẹ


Khuyên tái khám nếu cần





Có sưng mi mắt một bên/ hai bên kèm mủ nhầy?





Xác nhận có tiết dịch?





Hỏi bệnh sử và khám





Trẻ sơ sinh có dịch ghèn ở mắt








Có cải thiện?





Không








ii

